CHỦ ĐỀ 1:
THỂ HIỆN NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ
Tiết 1
Tuần 1

BÀI NGOẠI KHÓA

HỌC SINH VỚI VĂN HOÁ GIAO THÔNG

I. Mục tiêu
Sau bài học này, HS:
· Nêu được khái niệm văn hóa giao thông và ý nghĩa của văn hóa giao thông.
· Nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông và ý thức xây dựng văn hóa giao thông của mỗi cá nhân.
· Vận dụng được kiến thức đã học để tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện văn hóa giao thông.
II. Hoạt động dạy và học
1. Ổn định lớp
2. Giới thiệu bài
· Cho HS xem đoạn clip  giới thiệu chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.
· GV giới thiệu nội dung của chương trình.
3. Giảng bài mới
	Cho HS sắm vai tiểu phẩm, nội dung như sau:
Một tai nạn giao thông xảy ra trên đường, nạn nhân là một người đi xe đạp. Hai thanh niên đi xe máy gây tai nạn đã chạy mất. Nạn nhân nằm bất tỉnh. Mọi người xúm đến xem, chỉ trỏ, bàn tán. Con đường vốn đã nhỏ lại chật ních người, kẹt cứng. Nạn nhân nằm đó khá lâu, người đến xem thì đông nhưng không ai chịu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Bỗng co một người đàn ông chen vào đám đông, đến bên người bị nạn, sơ cứu rồi bến người đó lên xe chở đi bệnh viện để cấp cứu.
a. Nêu nhận xét của em về cách ứng xử của mọi người trong tình huống trên.
b. Cho biết nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì?

GV cho HS xem clip  Nêu cách nhận xét của em về cách ứng xử của mọi người trong clip ?
-Thế nào là văn hóa giao thông?
+Sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật
+ Tôn trọng mọi người
+ Ứng xử có văn hoá khi xảy ra va chạm giao thông
+ Có trách nhiệm với hành vi của bản thân
-Nêu ý nghĩa của văn hóa giao thông?
+ Đảm bảo trật tự  ATGT trong xã hội 
+ Xây dựng môi trường giao thông an tòan và văn minh
-GV cho HS xem một số hình ảnh tham gia giao thông và clip: Kiến tham gia giao thông.
-Qua hình ảnh và clip, em hãy cho biết biểu hiện của văn hóa giao thông.
-GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm  biểu hiện của văn hóa giao thông.
	Hành vi
	Đúng
	Sai

	1. Đi xe đạp trên hè phố.
	
	

	2. Thấy người bị nạn chỉ đứng nhìn, không có hành động gì.
	
	

	3. Đi xe đạp và xe đạp điện ở làn đường dành cho ô tô
	
	

	4. Đi sang đường ở bất kỳ chỗ nào cảm thấy an toàn
	
	

	5. Bấm còi inh ỏi trên đường. 
	
	

	6. Nhường chỗ cho người già, phụ nữ, em nhỏ trên xe buýt. 
	
	

	7. Nhổ nước bọt khi đang điều khiển xe đạp hoặc xe đạp điện. 
	
	

	8. Đeo tai nghe, nghe nhạc khi điều khiển xe đạp, xe đạp điện. 
	
	

	9. Nói chuyện to gây ôn ào khi ngồi trong các phương tiện công cộng.
	
	



-Nêu trách nhiệm của HS với việc thực hiện văn hóa giao thông?
· Tuân thủ luật giao thông
· Không gây mất trật tự ATGT
· Hành vi có văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông.
· Giúp đỡ người già, em nhỏ, người khuyết tật, người bị TNGT

Một hôm, trên đường đi học về, Thuỷ và Mai thấy một cô đi xe đạp chở một em nhỏ ngồi sau xe. Em bé đang ngủ gật, đầu ngả sang một bên. Thuỷ vội đạp xe lên và gọi: “Cô ơi, em ngủ rồi kìa!”. Người mẹ dừng và xuống xe, lúng túng không biết làm thế nào. Suy nghĩ một chút, Mai nói: “Nhà cô ở đâu ạ? Hay cô để cháu ngồi đằng sau bế em để cô chở về nhà”. Được sự đồng ý của cô, Mai bế em bé ngồi lên xe của cô, còn Thuỷ đạp xe theo cô về tận nhà. Hai bạn hôm đó về nhà trễ một chút nhưng rất vui vì đã làm được một việc tốt.
a) Em có cảm nghĩ gì về việc làm của hai bạn Thuỷ và Mai?
b) Hãy nêu ví dụ về việc làm tốt mà em đã thực hiện với người đi đường khi tham gia giao thông.

	Hãy tập hợp một nhóm bạn cùng suy nghĩ và hành động thực hiện một dự án tuyên truyền về văn hóa giao thông cho cộng đồng dân cư hoặc cho HS toàn trường.
	I.Tình huống xuất phát





II.Nội dung bài học
1.Tìm hiểu về văn hóa giao thông




2.Biểu hiện của văn hóa giao thông











3. Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện văn hóa giao thông.


III.Luyện tập và vận dụng
1.Tình huống






2.Thực hiện dự án tuyên truyền về giao thông


4. Củng cố:
GV cho HS xem clip
5. Dặn dò:
· Xem lại bài
· Chuẩn bị bài 1: Sống giản dị.


CHỦ ĐỀ 2: 
SỰ TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN
Tuaàn 2
Tiết   2	Bài 1   (1 tiết )


 
  
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức :
· Giúp HS hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị , tại sao cần phải sống giản dị .
2. Thái độ :
· Hình thành ở HS thái độ quý trọng sự giản dị , chân thật , xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.
3. Kỹ năng : 
Giúp HS có khả năng tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh : lời nói, cử chỉ , tác phong ăn mặc và thái độ giao tiếp với mọi người , biết tự xây dựng, tự rèn luyện , học tập những tấm gương giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị .
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:
      Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. Người sống giản dị là người không cầu kì, kiểu cách, không xa hoa lãng phí, không chạy theo những nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài.
III. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP  VÀ PHƯƠNG PHÁP:
· Tranh ảnh , tình huống , Sgk, Sgv GDCD 7.
· Tìm câu ca dao , tục ngữ , thơ về tính giản dị .
· Kể chuyện , phân tích , diễn giảng , đàm thoại .
· Nêu vấn đề , tạo tình huống để HS thảo luận .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
 1/ Ổn  định lớp :
 2/ Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sách vở .
Hệ thống lại GDCD lớp 6 và giới thiệu chương trình lớp 7 .
 3/ Giới thiệu bài :
    Giản dị là một đức tính rất cần thiết cho con người . Thế nhưng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay , chúng ta phải sống như thế nào để là một người giản dị . Hôm nay chúng ta đi vào bài 1 .
 4/ Các hoạt động :

	· Hoạt động 1 : Phân tích truyện đọc giúp HS biết thế nào là sống giản dị .

GV cho HS đọc diễn cảm truyện “Bác Hồ trong ngày tuyên ngôn độc lập .”
Gv hướng dẫn HS thảo luận dựa vào câu hỏi trong SGK câu a,b để phân tích cụ thể biểu hiện  sống giản dị .
HS phát biểu GV ghi chi tiết lên bảng .
GV chốt ý : Bác là người sống rất giản dị .

· Hoạt động 2 : Liên hệ thực tế để thấy được những biểu hiện đa dạng , phong phú của lối sống giản dị .
- GV cho HS kể , nêu lên những tấm gương sống giản dị trong nhà trường , trong cuộc sống và trong sách báo .
- HS phát biểu , GV nhận xét .

· GV nhắc lại truyện đọc :
·  Thảo và Hà trong bài “Tiết kiệm” ở lớp 6 . Dẫn chứng cho HS thấy Thảo không những tiết kiệm mà còn thể hiện là người giản dị .
· Hình ảnh sinh viên sống xa nhà lên thành phố học , một buổi học ở trường , các buổi còn lại các anh chị đi làm thêm để có tiền học hành đỡ phải xin tiền bố mẹ ở quê .
· Một bạn HS lớp 6A3 cũ Nguyễn An Khương cũng là tấm gương giản dị , ngoài giờ học bạn phụ bê hủ tíu để có tiền  đỡ đần việc học của em .

· GV chốt : trong cuộc sống quanh ta , sự giản dị được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau . Giản dị là cái đẹp , song không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà là vẻ đẹp bên trong . Giản dị không chỉ là biểu hiện ở lời nói , ở cách ăn mặc và việc làm mà còn biểu hiện qua suy nghĩ , hành động của mỗi người trong cuộc sống và trong điều kiện , hòan cảnh nhất định . Mỗi HS chúng ta cần học tập các tấm gương ấy để trở thành những người có lối sống giản dị . Bởi lẽ 1 HS sống giản dị sẽ có nhiều điều kiện , thời gian học hành , đỡ phí tiền cha mẹ vào những việc không cần thiết .
· Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm , để HS tìm ra những biểu hiện trái với giản dị .
- GV : chia nhóm HS và nêu yêu cầu thảo luận  : Mỗi nhóm tìm 5 biểu hiện của lối sống giản dị và 5 biểu hiện trái với giản dị ?
 Vì sao em lại lựa chọn như vậy ?
- HS : cử đại diện lên trình bày , các nhóm khác bổ sung .
- GV chốt vấn đề :
- Giản dị là không xa hoa lãng phí , không chạy theo những nhu cầu vật chất  và hình thức bề ngoài , thẳng thắn , chân thật , gần gũi với mọi người xung quanh .
- Trái với giản dị là sống xa hao lãng phí , phô trương về hình thức , học đòi trong ăn mặc , cầu kì trong giao tiếp .
- Giản dị không có nghĩa là qua loa . đại khái , cẩu thả , tuỳ tiện trong nếp sống , nếp nghĩ , nói năng cụt ngủn , trống không . Giản dị phải phù hợp với lứa tuổi , điều kiện của gia đình , bản thân và môi trường xã hội xung quanh

· Hoạt động 4 : Rút ra bài học 

?  Thế nào là sống giản dị ? 
?  Ý nghĩa của phẩm chất này trong cuộc sống ?
- HS phát biểu .
- GV chốt và cho HS đọc trong SGK .
- Giải thích câu tục ngữ : “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn “.
 Dùng đồ vật để chỉ con người tức vẻ đẹp bên trong tâm hồn thể hiện qua cách sống , suy nghĩ ,  cử chỉ giao tiếp quan trọng hơn hình thức bề ngoài .
· HS cho ví dụ .
- Giải thích câu danh ngôn “ Trang bị quý nhất của con người là khiêm tốn và giản dị .” 
 Có khiêm tốn ,  có giản dị biết người biết ta là trang bị quý nhất , còn hơn người tỏ sang trọng , giàu có mà qua loa , khoát lác , tuỳ tiện thì con người đó không tốt .

· GV cho HS liên hệ bản thân và tập thể lớp , nêu những biểu hiện sống giản dị hoặc chưa giản dị , tìm nguyên nhân , tuyên dương hoặc phê phán những biểu hiện ấy .

· Hoạt động 5 : HS làm bài tập 
HS làm bài tập 3 trang 5,6 .

	



I .TRUYỆN ĐỌC:

“ Bác Hồ trong ngày tuyên ngôn độc lập .”



Từ trang phục , tác phong , lời nói cử chỉ hành động của Bác đều thể hiện là người có lối sống giản dị .































II . NỘI DUNG BÀI HỌC:











1. Sống giản dị là sống phù hợp điều kiện, hoàn cảnh bản thân, gia đình, xã hội.

2. Biểu hiện :
- Không xa hoa lãng phí.
- Không cầu kỳ, kiểu cách.
- Không chạy theo nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài.

3. Ý nghĩa :
- Là phẩm chất đạo đức cần có.
- Được mọi người yêu mến, thông cảm và giúp đỡ.
III . Luyện tập : 
Làm câu a, đ , e / sgk 6 .




5 . Dặn dò :
· Sưu tầm ca dao tục ngữ nói về tính giản dị .
· Học bài và chuẩn bị bài 2 “ Trung thực”.





Tiết    3
Tuần  3	Bài 2   (1 tiết )



I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1 . Kiến thức :
· Giúp học sinh hiểu thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và vì sao phải trung thực.
2 . Thái độ :
· Hình thành ở học sinh thái độ quý trọng, ủng hộ những việc làm trung thực và phản đối hành vi thiếu trung thực.
3 . Kỹ năng :
· Giúp học sinh phân biệt hành vi thể hiện tính trung thực và không trung thực trong cuộc sống hằng ngày.
·  Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện để trở thành người trung thực.
II .      TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:
· Trung thực và biểu hiện của lòng trung thực.
III . PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
· Giáo viên : các mẫu truyện về trung thực.
· Học sinh : sưu tầm báo thiếu nhi nói về những em trung thực.
· Thảo luận, phát vấn, nêu vấn đề diễn giải, giải quyết tình huống, sắm vai.
· Sách giáo khoa 7, bài tập tình huống 7, vài mẫu truyện nói về tính trung thực.

IV . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1 . Ổn định lớp :
2 . Kiễm tra bải cũ:
· Thế nào là sống giản dị? Nêu cho cô câu tục ngữ nói về tính giản dị?
3 . Giới thiệu bài: 
· Trong cuộc sống của chúng ta có cần trung thực không? 
· Tại sao trong cuộc sống của chúng ta cần trung thực? Muốn biết tại sao chúng ta cần phải trung thực thì chúng ta tìm hiểu bài trang 6 “ Trung thực ”.

4 . Các hoạt động :

	· Hoạt động 1 :   Phân tích truyện đọc.
· Gọi học sinh đọc hai lần, giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa
· Sau đó giáo viên chốt ý cho học sinh ghi 
· Hoạt động 2 :  Rút ra nội dung bài học.
Biểu hiện :
· Trong học tập ( ngay thẳng không gian dối quay cóp, xem bài bạn ).
· Trong quan hệ với mọi người ( không nói xấu tranh công đổ lỗi cho người khác, bảo vệ lẽ phải, phê phán những việc sai trái ) .

GV: Cho học sinh cả lớp cùng thảo luận sau đó mời 3 em lên bảng trình bày. Số HS còn lại theo dõi và nhận xét.
· HS trả lời câu hỏi sau:
Câu 1: Tìm những biểu hiện tính trung thực trong học tập?
(ngay thẳng, không gian dối với thầy cô, không quay cóp, nhìn bài của bạn, không lấy đồ dùng học tập của bạn.)
Câu 2: Tìm những biểu hiện tính trung thực trong quan hệ với mọi người?
( khônh nói xấu, lừa dối , không đổ lỗi cho người khác, dũng cảm nhận khuyết điểm ).
Câu 3: Biểu hiện tính trung thực trong hành động ?
( bênh vực , bảo vệ cái đúng , phê phán việc làm sai ).

GV: Yêu cầu học sinh lên bảng trình bày theo 3 phần ( giáo viên cho điểm học sinh trả lời xuất sắc )
HS: Trả lời vào phiếu, nhận xét phần trả lời của 3 bạn 
GV: Nhận xét, bổ sung, rút ra bài học thực tiễn.
GV: Chia nhóm thảo luận. ( có thể chia theo đơn vị tổ 3 nhóm ).
· HS: Thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau :
Câu 1: Biểu hiện của hành vi trái với trung thực?
(dối trá, xuyên tạc, bóp méo sự thật , ngược lại chân lý ).
Câu 2: Người trung thực thể hiện hành động khôn khéo tế nhị như thế nào?
(không phải điều gì cũng nói ra, chỗ nào cũng nói, không phải nghĩ gì là nói, không nói to, ồn ào, tranh luận gay gắt…)
Câu 3: Không nói đúng sự thật mà vẫn là hành vi trung thực? Cho ví dụ cụ thể.
(che giấu sự thật để có lợi cho XH như bác sĩ không nói thật bệnh tật của bệnh nhân, nói dối kẻ địch, kẻ xấu…Đây là sự trung thực với tấm lòng , với lương tâm.)
HS: Các nhóm thảo luận, ghi ý kiến vào giấùy khổ lớn. Cử đại diện lên trình bày. HS cả lớp nhận xét, tự do trình bày ý kiến.
GV: Nhận xét, bổ sung và đánh giá. Tổng kết 2 phần thảo luận, hướng dẫn học sinh rút ra khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của trung thực.
· HS trả lời các câu hỏi sau:
 Thế nào là trung thực?
 Biểu hiện của trung thực?
 Ýù nghĩa của trung thực?

GV: Cho HS đọc câu tục ngữ “ Cây ngay không sợ chết đứng ” và yêu cầu giải thích câu tục ngữ trên.
GV: Nhận xét ,kết luân rút ra bài học.
HS: Đọc câu danh ngôn trong SGK và tự suy nghĩ để tham khảo. 
· Hoạt động 3 :  Luyện tập và củng cố.
GV:  Giao bài về nhà.
HS: Lập phiếu rèn luyện tính trung thực bằng các việc làm cụ thể thông  thường gần gũi nhất .

	I. TRUYỆN ĐỌC :

· Mi-Ken-Lăng-Giơ đã đánh giá rất cao Bra-men-tơ mặc dù  Bra-men-tơ là kình địch, người làm hại ông không ít đến sự nghiệp của ông.
(sự công minh chính trực của một nhân tài)




II. NỘI DUNG BÀI HỌC :
 
1. Trung thực là luôn luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải.

2. Biểu hiện :
-   Sống ngay thẳng, thật thà.
- Dám dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.

3. Ý nghĩa :
- Là đức tính cần thiết và quý báu.
- Giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.
- Được mọi người tin yêu, kính trọng.



Tục ngữ :
Cây ngay không sợ chết đứng.























III. LÀM BÀI TẬP 
   ( a,b trang 8)








5 . DẶN DÒ : 	
· Xem lại bài 2.
· Làm bài tập c ,d, đ tiếp theo.
· Xem bài 3 , trả lời câu hỏi phần ruyện đọc .


Tuần 4	 Bài 3   (1 tiết )
Tiết   4

            
I. MỤC TIÊU :
	1. Kiến thức :
Giúp HS hiểu :
· Thế nào là tự trọng và không tự trọng .
· Biểu hiện và ý nghĩa của lòng tự trọng .
	2. Thái độ :
· HS có nhu cầu và ý thức rèn luyện tính tự trọng .
	3. Kĩ năng :
· HS biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác .
· Học tập những tấm gương về lòng tự trọng .
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
            Tự trọng và biểu hiện của lòng tự trọng.
III. TÀI LIỆU – PHƯƠNG PHÁP:
· Sgk, Sgv GDCD 7 .
· Câu truyện về tính tự trọng . Tục ngữ , ca dao , danh ngôn nói về tự trọng .
· Kể chuyện , phân tích, thảo luận , tổ chức trò chơi .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn  định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
·  Trung thực là gì ? Cho ví dụ .
· Sống trung thực giúp ta điều gì ?
	3 .     Giới thiệu bài :
     GV : Có thể vận dụng câu hỏi kiểm tra bài cũ để vào bài , có thể HS sẽ trả lời : Trung thực là biểu hiện cao của đức tính : Tự trọng .
Từ đó GV dẫn dắt HS vào bài mới .
              4.     Các hoạt động :

	· Hoạt động 1 : Phân tích truyện đọc .
HS đọc câu truyện trong Sgk / 9.
· Gv đặt câu hỏi :
Hành động của Rô- be qua câu truyện trên .
 Vì sao Rô- be lại nhờ em mình trả lại tiền cho người mua diêm ?
 Các em có nhận xét gì về hành động của Rô- be ?
 Việc làm đó thể hiện đức tính gì ?
 Hành động của Rô- be tác động đến tác giả như thế nào?
· Hoạt động 2 :– Liên hệ thực tế .

Tình huống : Minh đang chơi vui vẻ cùng bạn bè, thì lúc đó có chiếc xích lô đi ngược chiều tới. Người đạp xích lô có khuôn mặt khắc khổ, mồ hôi nhễ nhãi, chiếc áo đã sờn vai va øcái quần bạc màu . Minh bất chợt nhìn sang và không ngờ người đạp xích lô lại là bố mình . Minh vô cùng xấu hổ vội quay đi không chào bố , thậm chí không dám nhìn bố vì sợ chúng bạn chê cười .
Hỏi :
 Tại sao Minh lại quay đi không chào bố ?
 Thái độ của Minh như vậy đúng hay sai ? Tại sao ?
 Cách cư xử của Minh có đáng để ta học tập không?
 Nếu là em , trong trường hợp đó em sẽ làm gì ?
· HS cử đại diện lên phát biểu .
· GV nhận xét , bổ sung .
GV : Thái độ của Minh như vậy là sai, bố mẹ đã phải cực khổ để nuôi ta ăn học , ta phải thương yêu và kính trọng bố mẹ .
· Hoạt động 3 : Tìm hiểu nội dung bài học .

 Nhóm 1 : Tìm những hành vi biểu hiện tính tự trọng trong thực tế ?
( không quay cóp, giữ đúng lời hứa, dũng cảm nhận lỗi, nói năng lịch sự, làm tròn chữ hiếu, kính trọng thầy cô…)
 Nhóm 2 : Tìm những hành vi không biểu hiện lòng  tự trọng trong thực tế ?
( sai hẹn, sống buông thả, không biết ăn năn, không biết xấu hổ, bắt nạt người khác, không trung thực , dối trá …)
 Nhóm 3 : Lòng tự trọng có ý nghĩa như thế nào đối với : cá nhân , gia đình và xã hội ?

 Cá nhân : nghiêm khắc với bản thân , có ý chí tự hoàn thiện .
 Gia đình : hạnh phúc , bình yên , không ảnh hưởng đến thanh danh .
 XH : cuộc sống tốt đẹp có văn hoá , văn minh …

Tự trong khác tự ái

· Hoạt động 4 :   Luyện tập – Củng cố .

GV hướng dẫn HS làm bài tập tại lớp . Câu  a- Sgk / 11.

	I. TRUYỆN ĐỌC  :
Một tâm hồn cao thượng
· Qua câu chuyện cảm động trên ta thấy được hành động , cử chỉ đẹp đẽ cao cả, tâm hồn cao thượng của một em bé nghèo khổ. Đó là bài học quý giá về lòng tự trọng cho mỗi chúng ta .


















II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

2. Biểu hiện:
      Cư xử đàng hoàng, đúng mực, biết giữ lời hứa và luôn làm tròn nhiệm vụ.

3. Ý nghĩa :
- Giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân.
- Được sự quý trọng của mọi người.





III. BÀI TẬP :
Về nhà: làm bài tập trong sách thực hành



5. DẶN DÒ :
· Học thuộc nội dung bài học và làm những bài tập còn lại .
· Xem trước phần truyện đọc và trả lời các câu hỏi của bài “Tự tin”









Tuần   5	 Bài 11  (1tiết)
Tiết     5

 
I MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Giúp HS hiểu: 
     ◘ Nêu được một số biểu hiện của tính tự tin.
     ◘  Nêu được ý nghĩa của tính tự tin.
- Thái độ:
    Tin ở bản thân mình, không a dua, dao động trong hành động.
- Kỹ năng: 
    Biết thể hiện sự tự tin trong những công việc cụ thể.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC – PHƯƠNG PHÁP   :
- Bài tập tình huống
- Ca dao, tục ngữ về đức tính tự tin.
- Sắm vai truyện đọc “Trịnh Hải Hà và chuyến du học Singapo”
 - Giấy Roky, bút lông,…
- Thảo luận , phân tích , pháp vấn .
III. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
· Thế nào là tự tin?
· Biểu hiện.
· Vì sao phải tự tin?
· Rèn luyện tự tin bằng cách nào ?

IV . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
    Tự trong giúp con người điều gì?

3. Giới thiệu bài :  
           GV sau khi  gọi HS lên tra bài, đặt câu hỏi: tại sao có bạn lên trả bài cho cô trả lời rất tốt nhưng cũng có bạn thuộc bài nhưng không tra lời tốt?
_HS tự do phát biểu.
_GV chốt ý vào bài.
4. Các hoạt động :

	· Hoạt động 1 :     Phân tích truyện đọc:

       “ Trịnh Hải Hà và chuyến du học Singapo”
    GV phân vai cho hai học sinh lên diễn: 1 vai là nhà báo và 1 HS đóng vai Trịnh Hải Hà.
-   Em hãy cho biết bạn Hà đã học tiếng Anh trong điều kiện hòan cảnh nào?
HS: _ Góc học tập là căn gác xép nhỏ ở ban công,giá sách khiêm tốn, máy cát sét cũ kĩ.
_Bạn Hà không đi học thêm, chỉ học SGK, học sách nâng cao và học theo chương trình dạy tiếng Anh trên tivi. 
_Bạn Hà cùng anh trai nói chuyện với ngưới nước ngòai.
 -   Do đâu mà Hà được tuyển đi du học ở nước ngòai?
_Bạn Hà là một HS giỏi tòan diện.
_Bạn Hà nói tiếng anh thành thạo.
_Bạn Hà đã vuợt qua kì thi tuyển chọn gắt gao của nguời Singapo.
Chúng ta thấy Bạn Hà là người chủ chủ động và tự tin trong học tập.
 -   Em hãy tìm những biểu hiện tự tin ở bạn Hà?
_Tự tin vào khả năng của bản thân mình.
_Bạn chủ động trong học tập: tự học.
_Bạn là người ham học : chăm đọc sách, học theo chương trình dạy học từ xa trên truyền hình.
 -   Theo em tự tin là gì?
  -GV rút ra kết luận 

· Hoạt động 2 :   Thảo luận nhóm:

  -   Người tự tin chỉ một mình quyết định công việc không cần nghe ai và không cần hợp tác với ai. Em có đồng ý với ý kiến như vậy không? Vì sao?
-  Tự tin giúp ích gì cho con người?
 -    Trong hòan cảnh nào con người cần có tính tự tin? Nêu VD 1 TH và cách ứng xử. 
- Theo em, tự tin khác với tự cao, tự đại , rụt rè …như thế nào ?

 _ GV cho các nhóm thảo luận trong 4 phút, sau đó lần lượt đại diện các nhóm lên trình bày.
_ GV chốt ý và rút ra nội dung bài học theo SGK.

· Hoạt động 3 : Tìm biểu hiện trái với tự tin:

  GV phân vai trong TH: các bạn đang tập nghi thức đội, An bực mình bỏ ra ngòai không tập với lí do bạn Minh không biết đi đều và cho mình là chỉ huy đội giỏi cấp thành phố nên không cần tập. Bạn Minh thấy thế cũng xin thôi tập vì lí do mình không biết gì, sợ làm ảnh hưởng cả đội. 
  -   Em có nhận xét gì về thái độ của bạn An và Minh? 
 HS : An thái độ tự cao tự đại, cho rằng mình là chỉ huy đội giỏi cấp thành phố không tập. Minh thái độ tự ti, mặc cảm không tin vào bản thân mình.

  -   Hậu quả của tính này?
GV: hai biểu hiện lệch lạc, tiêu cực cần phê phán, khắc phục.
  -   Nếu trong lớp em xảy ra trường hợp tương tự như bạn An và Minh em sẽ giải quyết như thế nào?
HS: Giải thích cho hai bạn biết thái độ đó là sai, không nên tự ti và cũng không nên tự tin qúa mức để trở thành con người tự cao, tự đại.. ...

[image: bd14565_] Hoạt động 4 :    Thi nhanh mắt nhanh tay
  GV cắt rời câu ca dao và tục ngữ sau đó sắp xếp lộn xộn cho các em sắp xếp lại.
_Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
_      Ai ơi giữ chí cho bền 
  Dù ai xoay hướng đối nền mặc ai
_Có cứng mới đứng đầu gió.
_   Dù ai nói ngả nói nghiêng
 Lòng ta vẫn vững như  kiềng ba chân.

[image: bd14565_] Hoạt động 5:    Luyện tập, củng cố
-   Bản thân em có tính tự tin chưa?Khi gặp việc khó, bài khó em có nản lòng không? 
-  Hãy kể một số việc làm tốt nhờ có lòng tự tin?
 Làm bài b/SGK-34, 35.
-   Để suy nghĩ và hành động một cách tự tin con người cần phải có phẩm chất và điều kiện gì?

HS: Để tự tin con người cần phải kiện trì, tích cực, chủ động học tập, không ngừng vươn lên nâng cao nhận thức và năng lực để có khả năng hành động một cách chắc chắn.  

	







         I  TRUYỆN ĐỌC : 

   

 -  Để đạt được mơ ước của mình bên cạnh lòng ham học hỏi Hà còn phải chủ động trong học tập, tự tin vào chính mình.






  II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Tự tin là tin tưởng khả năng của bản thân.

2. Biểu hiện :
- Chủ động trong công việc.
- Dám tự quyết định một cách chắc chắn, không hoang mang dao động.
- Hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm.

3. Ý nghĩa :
- Tự tin giúp con người có thêm sức mạnh, nghị lực và sức sáng tạo, làm nên sự nghiệp lớn.
- Không tự tin con người sẽ trở nên yếu đuối, nhỏ bé.

4. Rèn luyện :
- Chủ động, tự giác học tập và tham gia các hoạt động với tập thể.
- Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẫm, ba phải.
























III. BÀI TẬP :










5.DẶN DÒ: 

- Làm bài tập STH và bài  c, d/34,35
- Xem lại NDBH
- Xem trước bài : Yêu thương con người.

CHỦ ĐỂ 3:
THỂ HIỆN MỐI QUAN HỆ VỚI MỌI NGƯỜI

Tuần 6	 Bài 5 ( tiết 1)
Tiết  6	

I.MỤC TIÊU :
1) Kiến thức :
- Thế nào là yêu thương mọi người ?
	- Biểu hiện của yêu thương mọi người .
	- Ý nghĩa của yêu thương mọi người .
2) Thái độ :
- HS có thái độ quan tâm đến mọi người xung quanh .
	- Ghét thái độ thờ ơ lạnh nhạt .
	- Lên án hành vi độc ác đối với con người .
3) Kĩ năng :
	- Biết sống có tình thương, biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thương mọi người từ trong gia đình đến những người xung quanh .
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
	-Thế nào là yêu thương con người.
                  - Ý nghĩa của việc yêu thương con người.
                  - Yêu thương trái với thương hại.
                  - Tục ngữ, ca dao.
III. TÀI LIỆU – PHƯƠNG PHÁP:
	- Bài tập các tình huống , kể chuyện .
	- Tục ngữ , ca dao , danh ngôn .
        - Thảo luận nhóm, đóng vai, diễn đàn , đàm thoại, nêu gương.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn  định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
Tự tin giúp con người điều gì?
3. Giới thiệu bài :
- Truyền thống nhân văn nổi bật của dân tộc ta là :
“Thương người như thể thương thân .”
Trong cuộc sống, con người cần yêu thương, gắn bó, đoàn kết với nhau, có như vậy cuộc sống mới tốt đẹp, đem lại niềm vui, hạnh phúc và thu được kết quả trong công việc. Để hiểu rõ phẩm chất này, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay :
4. Các hoạt động :

	· Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện đọc .
- HS đọc truyện trong Sgk / 15.
- GV đặt câu hỏi theo Sgk.
 Những chi tiết đó biểu hiện đức tính gì của Bác ?
( lòng yêu thương mọi người ).
- HS trả lời .
- GV nhận xét .
· Hoạt động 2 : Liên hệ thực tế .
- GV gợi ý cho HS tìm những mẩu chuyện của bản thân hoặc của những người xung quanh đã thể hiện lòng yêu thương con người.
-    GV : tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Nhanh mắt nhanh tay “.
- HS cử mỗi tổ một bạn lên nghi những câu trả lời của tổ mình .
- GV tổng kết và rút ra khái niệm .
    Liên hệ thực tế :
- Vâng lời bố mẹ .
- Chăm sóc bố mẹ khi ốm đau.
- Đưa, đón em đi học .
- Ủng hộ đồng bào lũ lụt .
- Giúp bạn bị tật nguyền .
- Giúp đỡ bạn nghèo .
…
· Hoạt động 3 :  Tìm hiểu nội dung bài học .
GV chia lớp thành 3 nhóm :
 Nhóm 1 :   Yêu thương con người là như thế nào ?
 Nhóm 2 :   Biểu hiện của lòng yêu thương con người.
 Nhóm 3 :   Vì sao phải yêu thương con người ?
 Nhóm 4 :   Đặt câu hỏi cho 3 nhóm trên .

Nhóm2 : Biểu hiện : Sẵn sàng giúp đỡ, thông cảm chia sẻ, biết tha thứ, có lòng vị tha, biết hy sinh .
- HS cử đại diện lên trình bày.
- GV nhận xét , bổ sung : Những kẻ độc ác đi ngược lại lòng người sẽ bị người đời khinh ghét, xa lánh, phải sống cô độc, và chịu sự dày vò của lương tâm .
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị cho tiết 2 .

	



I. TRUYỆN ĐỌC :
- Dù phải gánh vác việc nước nặng nề, nhưng Bác vẫn luôn quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của người dân. Tình cảm yêu thương vô bờ bến của Bác là tấm gương sáng để chúng ta noi theo .







II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Thế nào là yêu thương con người ?
yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.



III. Bài tập :
Sgk / 16, 17 .

Đáp án : câu c, e là không nói về lòng thương người .



5 . Dặn dò : 
- Học thuộc NDBH  và làm bài đầy đủ .
- Nhóm 3, 4 tiết sau trình bày.




Tuần 7	 Bài 5 (tiết 2)
Tiết   7

V. MỤC TIÊU :
1) Kiến thức :
- Thế nào là yêu thương mọi người ?
	- Biểu hiện của yêu thương mọi người .
	- Ý nghĩa của yêu thương mọi người .
2) Thái độ :
- HS có thái độ quan tâm đến mọi người xung quanh .
	- Ghét thái độ thờ ơ lạnh nhạt .
	- Lên án hành vi độc ác đối với con người .
3) Kĩ năng :
	- Biết sống có tình thương, biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thương mọi người từ trong gia đình đến những người xung quanh .
VI. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
	-Thế nào là yêu thương con người.
                  - Ý nghĩa của việc yêu thương con người.
                  - Yêu thương trái với thương hại.
                  - Tục ngữ, ca dao.
VII. TÀI LIỆU – PHƯƠNG PHÁP:
	- Bài tập các tình huống , kể chuyện, Sgk, Sgv GDCD 7 .
	- Tục ngữ , ca dao , danh ngôn .
        - Thảo luận nhóm, đóng vai, diễn đàn , đàm thoại, nêu gương.
VIII. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn  định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
- Thế nào là yêu thương con người? Hãy kể tấm gương nói về yêu thương người khác.
3. Giới thiệu bài :
- Truyền thống nhân văn nổi bật của dân tộc ta là :
“Thương người như thể thương thân .”
Trong cuộc sống, con người cần yêu thương, gắn bó, đoàn kết với nhau, có như vậy cuộc sống mới tốt đẹp, đem lại niềm vui, hạnh phúc và thu được kết quả trong công việc. Để hiểu rõ phẩm chất này, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay :
4. Các hoạt động :

	· Hoạt động 1 : Rèn luyện kĩ năng phân tích và phương pháp rèn luyện bản thân .
· GV tổ chức trò chơi nhanh HS thực hiện :

1) Phân biệt lòng yêu thương và thương hại .

	Lòng yêu thương
	Lòng thương hại .

	Xuất phát từ tấm lòng chân thành, vô tư trong sáng .
Nâng cao giá trị con người .
	Động cơ vụ lợi, cá nhân .

Hạ thấp giá trị con người .



2) Trái với yêu thương là gì ? Hậu quả của nó ?
( Căm ghét, căm thù , gạt bỏ .
 Con người sống với nhau mâu thuẫn, luôn thù hận .)
3) Theo em, hành vi nào sau đây giúp em rèn luyện lòng yêu thương con người?
a. Quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, gần gũi những người xung quanh .
b. Biết ơn người giúp đỡ .
c. Bắt nạt trẻ em .
d. Chễ giễu người tàn tật .
e. Chia sẻ thông cảm .
f. Tham gia hoạt động từ thiện .
(3 . Đáp án : a, b, e,  f)
   Giải thích câu ca dao :
      “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước thì thương nhau cùng .”

Hoạt động 2 :   Tìm hiểu nội dung bài học .
GV chia lớp thành 3 nhóm :
 Nhóm 1 :   Yêu thương con người là như thế nào ?
 Nhóm 2 :   Biểu hiện của lòng yêu thương con người.
Nhóm 3 :   Vì sao phải yêu thương con người ?
 Nhóm 4 :   Đặt câu hỏi cho 3 nhóm trên .

GV cho HS nhóm 3, 4 thảo luận tiếp
- HS cử đại diện lên trình bày.
- GV nhận xét , bổ sung : Những kẻ độc ác đi ngược lại lòng người sẽ bị người đời khinh ghét, xa lánh, phải sống cô độc, và chịu sự dày vò của lương tâm 

· Hoạt động 3 :  Luyện tập -  Cũng cố .

- GV hướng dẫn HS làm bài tập trong Sgk .
- GV : cho HS làm bài tập trắc nghiệm :
 Trong các câu tục ngữ sau đây, câu nào nói về lòng thương người ?
b. Thương người như thể thương thân .
c. Lá lành đùm lá rách .
d. Một sự nhịn, chín sự lành .
e. Chia ngọt , sẻ bùi .
f. Lời chào cao hơn mâm cỗ .
	
· GV nhận xét , hướng dẫn giải thích .

	
IV. TRUYỆN ĐỌC :


V. NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Thế nào là yêu thương con người ?

2. Ý nghĩa :
Người có lòng yêu thương được mọi người quý mến, kính trọng.




III. Bài tập :

Câu b, c, d – sgk/ 17



5. Dặn dò :
- Học thuộc NDBH
-  Xem trước bài 6, và trả lời các câu  hỏi  phần truyện đọc Sgk /17.
- Sưu tầm ca dao, tục ngữ , câu truyện , tranh ảnh nói về tôn sư trọng đạo .

Tuần  8        Tiết  8	Bài 6   (1tiết )
	
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức :
        Giúp HS hiểu :
- Thế nào là tôn sư trọng đạo ?
- Vì sao phải tôn sư trọng đạo ?
- Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo .
2. Thái độ :
- HS có ý thức biết ơn, kính trọng với thầy cô giáo .
- Phê phán, ngăn chặn những ai có thái độ và hành vi vô ơn với thầy cô giáo .
3. Kĩ năng :
- Giúp cho HS biết tự rèn luyện để có thái độ tôn sư trọng đạo .
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
· Vì sao phải tôn sư trọng đạo?
· Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo.
III. TÀI LIỆU – PHƯƠNG PHÁP :
- Kể chuyện về những tấm gương tôn sư trọng đạo .
- Tục ngữ , ca dao , danh ngôn nói về tôn sư trọng đạo .
- Bài tập tình huống . 
- Thảo luận nhóm, đóng vai , diễn giải , đàm thoại, nêu vấn đề.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn  định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
 Nêu những biểu hiện của lòng yêu thương con người ?
  Nêu những việc làm cụ thể của em về lòng yêu thương con người ?
3. Giới thiệu bài :

Tình huống : “Sau khi tiếng trống vào lớp thì cô giáo Thanh bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô, nhưng riêng chỉ có mình Nam là vẫn ngồi đó nhìn cô .”
   Em có suy nghĩ gì về bạn Nam ?
  Để có lời khuyên đúng đắn cho bạn Nam chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài hôm nay :

4. Các hoạt động :

	· Hoạt động 1 :  Tìm hiểu truyện .
- HS đọc truyện trong Sgk / 17 .
- HS thảo luận :
  Cuộc gặp gỡ giữa thầy và trò trong truyện có gì đặc biệt về thời gian ?
  Những chi tiết nào trong truyện chứng tỏ sự biết ơn của học trò cũ đối với thầy giáo Bình ?
  HS kể những kỉ niệm về những ngày thầy giáo dạy nói lên điều gì ?
- HS : các nhóm cử đại diện lên trình bày .
- GV nhận xét .
· HS : Liên hệ thực tế :
Em đã làm gì để tỏ lòng biết ơn các thầy cô đã dạy dỗ em ? 
· Hoạt động 2 :  Hướng dẫn tìm hiểu khái niệm .
- GV giải thích từ Hán Việt : sư , đạo .
   Tôn sư là gì ?
   Trọng đạo là gì ?
- HS trả lời cá nhân .
- Giải thích câu tục ngữ :
          “Không thầy đố mày làm nên .”
  Trong thời đại ngày nay, câu tục ngữ trên còn đúng nữa hay không ?
  Hãy nêu những biểu hiện của tôn sư trọng đạo ?
- HS : thảo luận , tự phát biểu ý kiến .
- GV ghi nhanh những ý kiến lên bảng và rút ra kết luận về bài học .
 GV cho HS làm bài tập liên hệ thực tế :
  Nêu biểu hiện tôn sư trọng đạo của một số HS hiện nay ?
  Quan niệm của thời đại ngày nay về truyền thống tôn sư trọng đạo ?
Lưu ý : Có thể cho HS về nhà làm, sẽ kiểm tra vào tiết sau .
· Hoạt động 3 :     Luyện tập – Củng cố .
- GV hướng dẫn HS làm bài tập trong Sgk / 19 .
Tình huống : “ An bị điểm kém trong bài tập làm văn. Cậu đã vò nát bài kiểm tra và ném vào ngăn bàn .”
    Em có nhận xét gì về hành động đó của An ?
- HS trả lời .
- GV nhận xét .
	I. TRUYỆN ĐỌC :

- Tình cảm chân thành của các học trò cũ đối với thầy của mình .

II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Thế nào là tôn sư trọng đạo?

a/ Tôn sư : tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo (đặc biệt đối với những thầy cô đã dạy mình) ở mọi lúc mọi nơi.
b/ Trọng đạo :
- Coi trọng những điều thầy dạy.
- Trọng đạo lý làm người.

2. Biểu hiện :
- Tình cảm, thái độ làm vui lòng thầy cô giáo .
- Hành động thăm hỏi, đền ơn  đáp nghĩa .
- Làm những điều tốt đẹp để xứng với thầy cô giáo .

3. Ý nghĩa :
- Là truyền thống quý báu của dân tộc.
- Là nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người.


III. Bài tập :
- Làm câu a, c – Sgk / 19, 20.



5. Dặn dò :
- Xem lại NDBH và làm những bài tập còn lại trong sách bài tập.
- Học và xem lại các dạng bài tập để làm kiểm tra 1 tiết.


Tuần : 10	 Bài 7    (1 tiết)
Tiết :   10

I. MỤC TIÊU :
1) Kiến thức :
           Giúp HS hiểu :
- Thế nào là đoàn kết , tương trợ ?
- Ý nghĩa của đoàn kết , tương trợ trong quan hệ giữa người với người .
2) Thái độ :
· Giúp HS có ý thức đoàn kết , giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày .
· Phê phán những hành vi gây mất đoàn kết.
3) Kĩ năng :
- Biết đoàn kết , tương trợ  với bạn bè, mọi người trong học tập, sinh hoạt tập thể và trong cuộc sống.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:
· Đoàn kết tương trợ giúp chúng ta thành công trong cuộc sống.
III. TÀI LIỆU – PHƯƠNG PHÁP :
- Bài tập tình huống , chuyện kể nói về đoàn kết , tương trợ , Sgk, Sgv .
- Tục ngữ, ca dao, danh ngôn về đoàn kết , tương trợ  .
- Thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giải, đàm thoại, kể chuyện .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn  định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên nhận xét bài kiểm tra 1 tiết.
3. Giới thiệu bài :
  GV : kể chuyện “ Bó đũa “.
  Ý nghĩa của câu chuyện ?
· Biết đoàn kết, tương trợ sẽ tạo nên sức mạnh . Để hiểu rõ hơn về tính này , chúng ta sẽ đi vào bài học :
4. Các hoạt động :

	· HOẠT ĐỘNG 1 :  Khai thác truyện đọc .
- HS đọc truyện Sgk / 20 .
 Thấy công việc của lớp 7A chưa hoàn tất, bạn Bình , lớp trưởng 7B đã làm gì ?
 Trước việc làm của Bình, Hoà có thái độ và hành động gì ?
 Hãy tìm những câu nói và việc làm cho thấy 2 lớp rất đoàn kết , giúp đỡ nhau ?
  Qua câu chuyện trên , em rút ra bài học gì ?
- HS trả lời .
- GV nhận xét , cho điểm .

· HOẠT ĐỘNG 2 :     Tìm hiểu nội dung bài học .
- GV chia lớp thành 4 nhóm :
 Nhóm 1 : Tìm các biểu hiện của tính đoàn kết trong học tập, lao động ?
 Nhóm2 :  Tìm các biểu hiện của tính tương trợ trong gia đình, nhà trường và xã hội ?
 Nhóm 3 : Tìm các biểu hiện tương phản với sự đoàn kết, tương trợ ?
 Nhóm 4 : Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về tính đoàn kết, tương trợ ?

  GV nhận xét , bổ sung : Đoàn kết, tương trợ là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, nhờ biết đoàn kết, tương trợ mà nhân dân ta đã đánh đuổi được nhiều quân xâm lược lớn , mạnh hơn chúng ta nhiều lần như : thực dân Pháp, đế quốc Mỹ ... Cũng nhờ có đoàn kết, tương trợ mà hôm nay, nhân dân ta luôn ổn định để phát triển sản xuất , đặc biệt là bà con ở những vùng bị thiên tai lũ lụt miền Trung  , miền Tây Nam Bộ ….

· HOẠT ĐỘNG 3 :    Luyện tập – củng cố .

- GV hướng dẫn HS làm bài tập Sgk / 22.
 Những câu tục ngữ sau , câu nào nói về đoàn kết, tương trợ :
1) Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm .
2) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn .
3) Chung lưng đấu cật .
4) Đồng cam cộng khổ .
5) Cây ngay không sợ chết đứng .

- GV yêu cầu HS làm bài sau đó nhận xét cho điểm .

	I . TRUYỆN ĐỌC :

  Đoàn kết, tương trợ sẽ tạo nên sức mạnh giúp ta hoàn thành tốt công việc, vượt qua khó khăn trong cuộc sống .




II . NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Thế nào là đoàn kết tương trợ ?
- Sự thông cảm, chia sẻ.
- Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

2. Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ :

- Sống đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta :
+ Dễ dàng hoà nhập, hợp tác với mọi người xung quanh.
+ Được mọi người yêu quý.
+ Tạo nên sức mạnh để vượt qua được khó khăn.

- Đây là truyền thống quý báu của dân tộc ta.




III .  BÀI TẬP :
Làm câu a, b, c – Sgk / 22.








5 .  DẶN DÒ :
-    Xem lại nội dung bài học và làm các bài còn lại trong sách bài tập .
-   Sưu tầm ca dao, tục ngữ nói về lòng khoan dung .
-  Xem trước và trả lời các câu hỏi phần truyện đọc , bài 8 / 23.


Tuần  11      Tiết  11	Bài 8 ( 1 tiết )


I. MỤC TIÊU :
1) Kiến thức :
              Giúp HS hiểu :
- Thế nào là khoan dung và thấy đó là một phẩm chất đạo đức cao đẹp .
- Hiểu ý nghĩa của lòng khoan dung trong cuộc sống và cách rèn luyện để trở thành người có lòng khoan dung .
2) Thái độ :
· Phê phán sự định kiến, hẹp hòi, cố chấp trong quan hệ giữa người với người..
· Khoan dung , độ lượng với mọi người.
3) Kĩ năng :
- Biết thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với mọi người xung quanh.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
· Lòng khoan dung giúp cho cuộc sống con người có ý nghĩa tốt đẹp.
III. TÀI LIỆU – PHƯƠNG PHÁP :
- Sgk, Sgv GDCD 7 .
- Tình huống và việc làm thể hiện lòng khoan dung .
- Ca dao , tục ngữ , danh ngôn .
- Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn  định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
             Đoàn kết tương trợ là gì? Cho ví dụ.
3. Giới thiệu bài :
- GV : Đưa ra tình huống qua phần sắm vai của HS : “ Hằng và Lan ngồi cạnh nhau trong lớp. Một lần Hằng vô ý làm vẫy mực ra vở của Lan , Lan nổi cáu mắng Hằng và cố ý vẫy mực vào áo của Hằng “.
 Các em hãy nhận xét thái độ và hành vi của Lan ?  ( quá hẹp hòi)
 Nếu Hằng là người biết lỗi và biết nhường nhịn thì chắc rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ngược lại nếu Hằng cũng như Lan. Các em hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra ?
( sẽ cãi nhau  đổ vỡ tình bạn )
- GV dẫn dắt vào bài học :
4. Các hoạt động :

	· HOẠT ĐỘNG 1 :     Phân tích truyện đọc 
- Gv cho HS đọc , phân vai câu truyện “ Hãy tha lỗi cho em “.
- GV cho HS trả lời câu hỏi trong Sgk / 24.
 Em hiểu thế nào là lòng khoan dung ?
- GV chở lại tình huống phần giới thiệu bài – Nêu câu hỏi :
 Nếu em là Lan em sẽ xử sự thế nào ?
 Nếu em là Hằng khi được bạn tha lỗi cho mình, em cảm thấy thế nào ? ( càng thêm yêu quí bạn hơn ).

· HOẠT ĐỘNG 2 :  Tìm hiểu nội dung bài học 
Thảo luận nhóm :
 Nhóm 1 : Làm thế nào để hiểu và thông cảm với người khác nhiều hơn, nhất là bạn bè của mình ?
 Cần phải biết lắng nghe và hiểu người khác .
 Nhóm 2 : Tại sao phải biết lắng nghe và biết chấp nhận ý kiến của người khác ?
 Nhóm 3 : Sự ganh ghét , đanh đá hẹp hòi và đối xử nghiệt ngã có hại như thế nào ?
 Nhóm 4 : Khi bạn có khuyết điểm ta xử sự như thế nào ?
 Trước khuyết điểm của người khác, tuỳ mức độ, có thể tha thứ (lỗi nhỏ không cố ý) hoặc nhắc nhơ,û khuyên nhủ, thuyết phục .

- HS : cử đại diện các nhóm lên trình bày .
- GV : nhận xét .

· HOẠT ĐỘNG 3 :   Liên hệ thực tế bản thân

 Em đã có lần nào thể hiện tính khoan dung chưa ? Và đã có lần nào em được tha thứ . Cho biết cảm xúc lúc đó của em ?
· HS tự do trả lời .
  Hãy nêu một vài tình huống mà em có thể gặp, đòi hỏi có lòng khoan dung và nêu cách ứng xử của em ?
    Giải thích câu tục ngữ :
“ Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại “.
( cần biết tha thứ khi người khác đã nhận lỗi)

· HOẠT ĐỘNG 4 :      Luyện tập – Củng cố 
· Câu b/sgk 25
· Câu c, d sgk/ 26
Em đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến nào sau đây – Vì sao?
1) Nên tha lỗi nhỏ cho bạn .
2) Khoan dung là nhu nhược .
3) Cần biết lắng nghe ý kiến của người khác .
4) Không nên bỏ qua mọi lỗi lầm của bạn .
5) Khoan dung là cách đối xử khôn ngoan và đúng đắn .

	I. TRUYỆN ĐỌC :

- Không nên vội vàng, định kiến khi nhận xét người khác.
- Cần biết chấp nhận và tha thứ cho mọi người .



II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Thế nào là khoan dung ?
       Khoan dung là rộng lòng tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
2. Biểu hiện :
- Tôn trọng và thông cảm người khác.
- Tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
3. Ý nghĩa :
- Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt.
- Cuộc sống và quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.
4. Rèn luyện :
- Sống cởi mở, gần gũi với mọi người.
- Cư xử một cách chân thành, rộng lượng.



III.  BÀI TẬP :
Làm câu a, b, d – Sgk / 25.





5. DẶN DÒ :
- Học thuộc NDBH và làm những bài tập còn lại .
- Xem và trả lời các câu hỏi phần truyện đọc Sgk / 26.
- Đọc và chuẩn bị bài 9 “Xây dựng gia đình văn hóa”.


CHỦ ĐỀ 4:
THỂ HIỆN QUAN HỆ VỚI GIA ĐÌNH

Tuần  12	 Bài 9 ( tiết 1)
Tiết    12


	       
I. MỤC TIÊU :
1) Kiến thức :
- Giúp HS hiểu được nội dung và ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá .
- Mối quan hệ giữa qui mô gia đình và chất lượng cuộc sống .
- Bổn phận và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng gia đình văn hoá .
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong đó có nghĩa vụ chấp hành pháp luật.
2) Thái độ :
- Hình thành ở HS tình cảm yêu thương, gắn bó, quý trọng gia đình và mong muốn tham gia xây dựng gia đình văn hoá, văn minh hạnh phúc .
3) Kĩ năng :
· HS biết giữ gìn danh dự gia đình .  Có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hoá .
· Biết chấp hành pháp luật để xây dựng gia đình văn hóa.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
· Thế nào là gia đình văn hoá?
· Bổn phận vá trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng gia đình văn hoá.
III. TÀI LIỆU – PHƯƠNG PHÁP :
- Tranh ảnh về quy mô gia đình .
- Bài tập tình huống đạo đức .
- Sgk, Sgv GDCD 7 .
- Thảo luận nhóm , nêu và giải quyết vấn đề , phân tích .
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Luật phòng chống ma túy năm 2000.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn  định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
 Em hiểu thế nào là khoan dung ? Cho ví dụ .
 Nêu ý nghĩa của sự khoan dung ? 
3. Giới thiệu bài :
        - Chúng ta vẫn thường nghe rằng “Gia đình là tế bào của XH”. Vậy , muốn xây dựng một XH văn hoá thì mỗi tế bào ấy phải xây dựng để trở thành một gia đình văn hoá như thế nào? Để hiểu rõ hơn về điều này chúng ta hãy tìm hiểu qua bài hôm nay :
4. Các hoạt động :

	· HOẠT ĐỘNG 1 :   Khai thác truyện đọc 
- HS đọc truyện và trả lời câu hỏi trong Sgk / 26.
 Em hiểu văn hoá là gì ?
UNESCO định nghĩa “Văn hoá bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những tập tục và những tín ngưỡng . Chính nhờ văn hoá mà con người tự thể hiện , tự ý thức được bản thân và luôn cố gắng tìm tòi sáng tạo nên những công trình mới mẻ .”
· HOẠT ĐỘNG 2 :   Phát triển nhận thức của HS về quan hệ giữa đời sống vật chất và tinh thần của gia đình .
Cho HS liên hệ với tình hình địa phương và nêu một số nếp sống gia đình gần nơi em ở . Gia đình nào đạt chuẩn GĐVH…chưa đạt chuẩn ở điểm nào .

TH1 : Gia đình Bác Ân là cán bộ công chức về hưu, nhà tuy nghèo nhưng mọi người rất yêu thương nhau. Con cái ngoan ngoãn chăm học, chăm làm. 
 Gia đình tuy không giàu, nhưng vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. 

TH2 : Có chú Hùng là gia đình giàu có. Chú là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn, cô là Kế toán của 1 Công ty xuất khẩu. Do cô chú mãi làm nên không quan tâm đúng mức đến các con cái nên chúng bỏ học, đua đòi với bạn bè. Gia đình cô không quan tâm đến mọi người xung quanh. 
 Gia đình giàu nhưng không hạnh phúc thiếu hẵn tinh thần lành mạnh. 

  Qua những gì vừa tìm hiểu, em hãy cho biết vì sao xây dựng gia đình văn hoá lại mang một ý nghĩa quan trọng và cần thiết ?
HS trả lời .
GV nhận xét .

	I. TRUYỆN ĐỌC :

Văn hoá là những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những tập tục , những tín ngưỡng .




II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Gia đình văn hoá là gì ?
- Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ.
- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình.
- Đoàn kết với xóm giềng.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.



2. Để xây dựng gia đình văn hoá, mỗi người cần :
- Thực hiện tốt bổn phận, trách nhiệm.
- Sống giản dị, lành mạnh.
- Không sa vào tệ nạn xã hội.








5. DẶN DÒ :
- Học thuộc NDBH
- Tổ 1 + 2 : Tiêu chuẩn cụ thể về xây dựng GĐVH ở địa phương em. 
- Tổ 3 + 4 : Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình để xây dựng GĐVH



Tuần    13
Tiết      13
	 Bài 9 ( tiết 2)


	       
I.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
          1. Ổn  định lớp :
          2.Kiểm tra bài cũ :
 Gia đình văn hóa là gì ?	
 Để xây dựng gia đình văn hóa , mỗi người cần phải làm gì ?
   - HS làm Bài tập b trong SGK
                3. Giới thiệu bài : 
GV : Ở tiết học trước cô và các em đã tìm hiểu một số  những tiêu chuẩn cơ bản của GĐVH và hôm nay chúng ta tìm hiểu kỷ hơn tiêu chuẩn cụ thể của GDVH ở địa phương nơi em ở. 
           4. Các hoạt động :

	
	

	· HOẠT ĐỘNG 1 : Tổ chức cho học sinh thảo luận với các câu hỏi cho chuẩn bị trước. 

Tổ 1 + 2 : Tiêu chuẩn cụ thể về việc xây dựng GĐVH ở địa phương em là gì ? 
· Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch
· Nuôi con khoa học, con cái ngoan ngoãn học giỏi lao động xây dựng kinh tế gia đình ổn định. 
· Thực hiện bảo vệ môi trường 
· Thực hiện nghĩa vụ quân sự 
· Hoạt động tự thiện.
· Tránh xa và bài trừ tệ nạn xã hội. 

Tổ 3 + 4 : Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình trong việc xây dựng GĐVH ? 
· Chăm học, chăm làm.
· Sống giản dị, lành mạnh.
· Thật thà tôn trọng mọi người. 
· Kính trọng lễ phép 
· Đoàn kết, giúp đỡ mọi người trong gia đình. 
· Không đua đòi, ăn chơi.
Giáo viên nhận xét, đánh giá cho điểm có nhiều ý đúng.

· HOẠT ĐỘNG 2 : Liên hệ rút ra bài học bản thân.  
Câu hỏi : 
 Thế nào là gia đình văn hoá ? - SGK -a/28
 Để xây dựng gia đình văn hoá mỗi người trong gia đình cần phải làm gì ? - SGK- b/28
 Hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội có mối quan hệ ra sao ? - SGK - c/28

Giáo viên giải thích : Như đã nói ở tiết trước gia đình là tế bào của xã hội là nơi để bảo tồn phát triển nền văn hoá dân tộc trong thời kỳ cơ chế thị trường hiện nay. Do mọi người bị hút vào việc kiếm tiền, nên không còn thời gian quan tâm đến nhau, cũng như việc mở rộng cửa quan hệ với các nước, bên cạnh  những sản phẩm văn hoá tốt lành mạnh thì nhiều sản phẩm văn hoá, độc hại dẫn tới đất nước ta có nhiều tệ nạn xã hội, con cái hư hỏng, tình cảm đạo lý gia đình bị sa sút xã hội mất trật tự, kém phát triển... 
Do đó xây dựng GĐVH là góp phần xây dựng XH văn minh, tiến bộ. 
· HOẠT ĐỘNG 3 : Củng cố, luyện tập 
GV cho các tổ chơi trò chơi sắm vai các tình huống thể hiện ứng xử trong gia đình. 
HS : Các tổ diễn tiểu phẩm nhỏ. 
Nếu còn thời gian làm bài tập. d/SGK
GV : Kết luận toàn bài : 
Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi hình thành nhân cách con người. Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần cho xã hội bình yên hạnh phúc. HS sinh phải cố gắng rèn luyện góp phần xây dựng đình có lối sống văn ho, giữ vững truyền thống dân tộc. 

	




II . NỘI DUNG BÀI HỌC :(tt)

3. Ý nghĩa :
- Gia đình là tổ ấm, nuôi dưỡng, giáo dục con người.
- Gia đình bình yên thì xã hội ổn định, văn minh , tiến bộ.

4. Trách nhiệm :
- Sống lành mạnh, giản dị.
- Chăm ngoan, học giỏi.
- Kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ.
- Thương yêu anh chị em.
- Không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình.

















II. BÀI TẬP :

Câu b, d/sgk/29






5. DẶN DÒ :

- Xem lại NDBH và làm bài tập SGK. 
- Xem trước bài 10.


Tuần  14	
Tiết   14	Bài 10 (1tiết)

	   
I MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Giúp HS hiểu: 
     ◘ Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
	    ◘ Một số biểu hiện giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ,
     ◘ Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
     ◘ Bổn phận và trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- Thái độ:
    ◘ Trân trọng, tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.
- Kỹ năng: 
    ◘ Biết xác định những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
    ◘ Thực hiện tốt bổn phận của bản thân để tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ 
II TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP : 
- Tranh ảnh
- Bài tập tình huống
- Tranh tài liệu báo chí nói về truyền thống VH.
- Giấy Roky, bút lông,…
- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, sắm vai.
III. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
     Nhận thức được truyền thống của gia đình dòng họ và thấy được trách nhiệm của bản thân phải làm gì để phát huy.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
  Thế nào là gia đình văn hóa? 
   Trách nhiệm của HS trong việc xây dựng gia đình văn hóa là gì ?
3. Giới thiệu bài :  
      Mỗi dòng họ, gia đình đều có những truyền thống tốt đẹp vậy chúng ta cần phải làm gì để phát huy các truyền thống tốt đẹp ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài : giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ. 
4. Các hoạt động :
	[image: bd14565_]  Hoạt động 1:  Phân tích truyện đọc: “ Truyện kể từ trang trại”

  Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó của mọi người trong gia đình ở truyện đọc trên thể hiện như thế nào?
HS: _ Hai bàn tay cha và anh trai tôi dày lên, chai sạn vì phải cày, cuốc đất.
_Bất kể thời tiết khắc nghiệt không bao giờ rời “trận địa” 
_Đấu tranh gay go quyết liệt, kiện trì bền bỉ.

   Kết quả tốt đẹp mà gia đình đã đạt được kà gì?
_Biến quả đồi trọc thành trang trại kiểu mẫu.
_Trang trại có hơn 100héc ta màu mỡ.
_Trồng bạch đàn, hòe, mía,... nuôi bò, dê,..

   Những việc nào đã chứng tỏ nhân vật “tôi” đã giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình?
_Sự nghiệp nuôi trồng của tôi bắt đầu từ chuồng gà bé nhỏ.
_Mẹ cho 10 con gà con nay thành 10 con gà mái đẻ trứng.
_Số tiền có được tôi mua sách vở, đồ dùng học tập,..

   Việc làm của gia đình trong truyện thể hiện đức tính gì?
  - GV chốt ý lại nội dung truyện đọc và chuyển ý: Sự lao động mệt mỏi của các thành viên trong truyện nói riêng và của dân ta nói chung là tấm gương sáng để chúng ta hiểu rằng không bao giờ ỷ lại hay chờ vào người khác mà phải đi lên bằng sức lao động của chính mình. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học:

Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?
GV giải thích: Truyền thống là những gì tốt đẹp mang lại những giá trị, lợi ích cho con người và xã hội, không vi phạm pháp luật
    Hủ tục không phải là truyền thống tốt đẹp: sinh nhiều con, mê tín dị đoan, tảo hôn,…

Qua những việc làm của nhân vật tôi trong truyện đọc, em hãy nêu những biểu hiện  của giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng học
GV mở rộng : phim Xứ Dừa, làng mỹ nghệ



GV chuyển ý: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? Để tìm hiểu vấn đề này các em hãy thảo luận câu c SGK/31 + Liên hệ bản thân. 
 HS thảo luận
GV nhận xét, chốt ý.

  Chúng ta phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ? 
   HS trả lời






[image: bd14565_] Hoạt động 3: Luyện tập,củng cố:

Cho HS sắm vai: 

MC: Vào giờ ra chơi , hai bạn Hoa và Hồng đang trao đổi với nhau về nội dung cô dặn cho bài học mới.
Hồng : Cô yêu cầu về viết một đoạn văn giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình. Tôi thấy nhà mình chẳng có truyền thống gì đáng tự hào để viết cả.
Hoa: Tôi thấy nhà bạn có nghề làm hoa giả đó.
Hồng: Nghề làm hoa giả có gì đáng tự hào mà khoe.
MC: Theo các bạn, Hồng nói vậy là đúng hay sai ? Nếu bạn là Hoa thì bạn sẽ khuyên Hồng như thế nào ? 
· 
GV tổng kết: Mỗi gia đình dòng họ đều có những truyền thống tốt đẹp. Truyền thống tốt đẹp là sức mạnh để thế hệ sau không ngừng vươn lên. Thế hệ trẻ hôm nay đã và đang kế tiếp truyền thống của cha ông ta ngày trước. Chúng ta phải ra sức học tập, tiếp bước truyền thống của nhà trường, của bao thế hệ thầy cô, để xây dựng trường chúng ta tốt đẹp hơn. 
	

          I. TRUYỆN ĐỌC : 
     
 

  Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là những điều chúng ta có thể tự hào.



















  II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

1. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là tiếp nối , phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống đó.




2. Biểu hiện: 
- Tìm hiểu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- Kiên trì học tập, làm theo truyền thống đó.
- Phát triển ở mức độ cao hơn.
- Giới thiệu truyền thống gia đình cho nhiều người biết.
3. Ý nghĩa :
- Đối với cá nhân: Giúp ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.
- Đối với xã hội: Làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc.

4. Trách nhiệm của công dân - học sinh :

- Trân trọng, tự hào phát huy truyền thống.
- Phải sống trong sạch, lương thiện.
- Không làm tổn hại đến thanh danh gia đình dònh họ.

 Tục ngữ: Con hơn cha là nhà có phúc
    








III. BÀI TẬP :

Bài 2/ STH








5.  DẶN DÒ: 
- Học thuộc NDBH.- làm bài tập d, đ SGK/32
- Sưu tầm ca dao, tục ngữ.


	Tuần 15
Tiết   15       


	

                           
	
Thực hành ngoại khóa

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG




I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1.Kiến thức :
 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ chính mạng sống của con người. 
2. Thái độ :
Tích cực đấu tranh với những việc làm ô nhiễm môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
3. Kỹ năng: 
Biết những việc làm nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên để tham gia.
II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:
Học sinh cần hiểu rõ: 
- Tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của mọi người.

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 
· Giải quyết tình huống.
· Thảo luận.
· Sắm vai.
· Hỏi đáp.
· Liên hệ thực tế…
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-   Bài tập tình huống
· Các thông tin qua báo chí về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
· Tranh ảnh do SGD cung cấp, sưu tầm. 
-  Giấy Roky, bút lông,…
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ?
3. Giới thiệu bài:
- Cho HS quan sát tranh về: rừng, núi, động vật, thực vật…. 
 GV: Những hình ảnh mà các em vừa quan sát là các điều kiện về tự nhiên bao quanh con người, tác động tới đời sống, sự tồn tại của con người. Đó chính là môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Vậy môi trường là gì? Tài nguyên thiên nhiên là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. 

4. Các hoạt động :

	
[image: bd14565_]  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin sự kiện về tài nguyên thiên nhiên:
 ☺Những hình ảnh em vừa quan sát nói về vấn đề gì?
 ☺Việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi dẫn đến hậu quả như thế nào?

[image: bd14565_] Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học:
Em hãy kể môi trường có ở xung quanh ta   
  tác động đến đời sống của con người?
HS: Nhà cửa, xe cộ, hầm mỏ.. ..
 Con người muốn tồn tại và phát triển thì cần có điều kiện gì?
Vậy môi trường tự nhiên gồm có gì?
Vậy môi trường là gì?
HS: phát biểu 


Tài nguyên thiên nhiên là gì?
HS :phát biểu 



Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tàm quan trọng như thế nào đối với đời sống của con người?

GV chốt ý: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như vậy nên chúng ta cần thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên






 
·   Ñánh dấu vào các hành vi ngây ô nhiễm môi trường:
 Chặt phá cây rừng bừa bãi.
 Bảo vệ nguồn nước bảo vệ động vật qúi hiếm.
 Bỏ xác súc vật vào xe rác sau khi đã bao kín.
 Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật qúi hiếm.
 Đốt rác trước sân nhà để khỏi phải đổ.

 Em hãy nêu nhửng việc làm mà em thấy gây ô nhiễm môi trường?
- Gv sử dụng tài liệu đã sưu tầm qua báo chí đọc trước lớp.
 - HS đọc những dẫn chứng đã sưu tầm qua báo chí. 
  Em có nhận xét gì về việc bảo vệ môi trường và tài nguyên ở nhà trường và địa phương em? Em đã và sẽ làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
  GVkết luận chung: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như vậy nên chúng ta cần thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.


	

        I Thông tin, sự kiện: 
  
 Hiện nay môi trường và tài nguyên thiên nhiên đang bị ô nhiễm, bị khai thác bừa bãi
Điều đó dẫn đến hậu quả lớn: thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khỏe, tính mạng của con người. 
     
    II Nội dung bài học: 

1. Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác động tới đời sống, sự toàn tại và phát triển của con người và thiên nhiên.


2. Tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên; 
-Là cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
-Là phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần của con người.
Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh tế và khai thác đều có ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường.







3. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: 
-Đây là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia; là sự nghiệp của toàn dân.
-Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, huỷ hoại môi trường.







5. DẶN DÒ: 
- Ôn các bài đã học để chuẩn bị thi HK1 đạt kết quả tốt.








Tuần 16
Tiết 16
Bài: THỰC HÀNH CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC

I – MỤC TIÊU: 
- Giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã học.
- Học sinh ý thức được ý nghĩa của việc rèn luyện các đức tính cần thiết của con người.
- Giúp các em học sinh tiếp tục rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy độc lập.

II – TRỌNG TÂM: 
	Các phẩm chất đạo đức.

III – TÀI LIỆU DẠY – HỌC: 
· SGK, sách thực hành.
· Các mẫu chuyện đạo đức.

IV – HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:
· Vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay như thế nào?

3. Giảng bài mới: 

	Nội dung
	Phân công

	· Hoạt động 1: Nêu các khái niệm:
· Sống giản dị.
· Trung thực.
· Tự trọng.
· Tự tin
· Yêu thương con người.
· Tôn sư trọng đạo.
· Đoàn kết, tương trợ.
· Khoan dung.
· Gia đình văn hóa.

· Hoạt động 2: Thảo luận
· Để rèn luyện tính trung thực, theo em cần phải làm gì ?
· Bản thân em đã có tính tự tin chưa ? Em sẽ rèn luyện tính tự tin như thế nào?
· Em sẽ làm gì để thể hiện lòng tôn sư trọng đạo ? Vì sao ? 
· Vì sao phải đoàn kết, tương trợ ? Ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ ? 

· Hoạt động 3: Sắm vai
Các nhóm sẽ sắm vai theo các chủ đề:
· Trung thực
· Tính tự tin
· Tôn sư trọng đạo
· Đoàn kết, tương trợ
	· GV gọi HS đọc các khái niệm và HS trình bày ý nghĩa của từng đức tính.
· GV nhận xét, chốt ý.








· Các nhóm thảo luận ( 4 nhóm), thời gian thảo luận.
· Các nhóm cử đại diện lên trình bày.
· Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· GV nhận xét, chốt ý.






· Các nhóm sắm vai theo chủ đề.
· GV nhận xét, khen thưởng



4. Củng cố:
Những đức tính trên, phẩm chất đạo đức nào là quan trọng ? Vì sao ?

5. Dặn dò:
· Ôn các bài trong chương trình học kỳ 1 để chuẩn bị thi HKI.




CHỦ ĐỀ 5:
VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG (TỰ NHIÊN, VĂN HÓA, XÃ HỘI)

	Tuần 19
Tiết   19

	

                      
	Bài 14

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ  TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN



I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1.Kiến thức :
 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ chính mạng sống của con người. 
2. Thái độ :
Tích cực đấu tranh với những việc làm ô nhiễm môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
3. Kỹ năng: 
Biết những việc làm nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên để tham gia.

II. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:
Học sinh cần hiểu rõ: 
- Tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của mọi người.

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: 
· Giải quyết tình huống.
· Thảo luận.
· Sắm vai.
· Hỏi đáp.
· Liên hệ thực tế…
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-   Bài tập tình huống
· Các thông tin qua báo chí về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
· Tranh ảnh do SGD cung cấp, sưu tầm. 
-  Giấy Roky, bút lông,…

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
            Giới thiệu chương trình HK2
3. Giới thiệu bài:
- Cho HS quan sát tranh về: rừng, núi, động vật, thực vật…. 
 GV: Những hình ảnh mà các em vừa quan sát là các điều kiện về tự nhiên bao quanh con người, tác động tới đời sống, sự tồn tại của con người. Đó chính là môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Vậy môi trường là gì? Tài nguyên thiên nhiên là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. 

4. Các hoạt động :

	
[image: bd14565_]  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin sự kiện về tài nguyên thiên nhiên:
 Những hình ảnh em vừa quan sát nói về vấn đề gì?
 Việc môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi dẫn đến hậu quả như thế nào?

[image: bd14565_] Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học:
Em hãy kể môi trường có ở xung quanh ta   
  tác động đến đời sống của con người?
HS: Nhà cửa, xe cộ, hầm mỏ.. ..
 Con người muốn tồn tại và phát triển thì cần có điều kiện gì?
Vậy môi trường tự nhiên gồm có gì?
Vậy môi trường là gì?
HS: phát biểu theo SGK-a
Tài nguyên thiên nhiên là gì?
HS :phát biểu theo SGK-b
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tàm quan trọng như thế nào đối với đời sống của con người?
HS đọc phần c/SGK
GV chốt ý: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như vậy nên chúng ta cần thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
· Hoạt động 3: Luyện tập: 
HS làm bài tập STH
Câu 1 Môi trường là:
a. Tòan bộ điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người.
b. Những điều kiện tự nhiên như: đồi, núi, .. 
c. Các điều kiện nhân tạo như: nhà máy, công trình thủy lợi, đường sá,..
d. Các câu.. .. ... .. .. .. đúng.

 Câu 2 Tài nguyên thiên nhiên là:( sắp xếp các ý cho hợp lý)
a. Con người có thể khai thác chế biến sử dụng.
b. Phục vụ cho cuộc sống con người.
c. Những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên.

Câu 3;Em hãy kể tên các tài gnuyên theo các phân lọai sau:
-Tài nguyên rừng:…………………………..
-Tài nguyên đất:……………………….
-Tài nguyên nước:………………………..
-Sinh vật biển:…………………………
-Khoáng sản:………………………………
	

        I Thông tin, sự kiện: 
  
 Hiện nay môi trường và tài nguyên thiên nhiên đang bị ô nhiễm, bị khai thác bừa bãi
Điều đó dẫn đến hậu quả lớn: thiên tai, lũ lụt, ảnh hưởng đến điều kiện sống, sức khỏe, tính mạng của con người. 
     
    II Nội dung bài học: 

1. Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác động tới đời sống, sự toàn tại và phát triển của con người và thiên nhiên.
-Môi trường tự nhiên: có sẵn trong tự nhiên (rừng cây, đồi núi, sông hồ,…)
-Môi trường do con người tạo ra: nhà máy, đường sá, khói bụi, chất thải,…

2. Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người.

3. Tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên; 
-Là cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
-Là phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần của con người.
Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh tế và khai thác đều có ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường.




            III. Luyện tập:
Câu 1: d. Các câu a, b, c đúng.


Câu 2: 
Tài nguyên thiên nhiên là: c, a, b. 






5. DẶN DÒ: 
· Học thuộc bài. Về nhà làm bài 4/STH_54.
·  Sưu tầm tranh ảnh về tài nguyên, môi trường
-Mỗi nhóm vẽ một bức tranh về việc làm bảo vệ môi trường để nộp. 
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Bài 14
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ  TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (tt)



I MỤC TIÊU:
1.Kiến thức :
 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ chính mạng sống của con người. 
2. Thái độ :
Tích cực đấu tranh với những việc làm ô nhiễm môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
3. Kỹ năng: 
Biết những việc làm nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên để tham gia.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
Bài tập tình huống
· Các thông tin qua báo chí về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
· Tranh ảnh do SGD cung cấp, sưu tầm. 
-  Giấy Roky, bút lông,…

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
       Môi trường là gì? Môi tường tài nguyên thiên nhiên?Hãy kể một số hành vi khai thác thiên nhiên bừa bãi làm suy kiệt nguồn tài nguyên, hủy hoạimôi trường?

3. Giới thiệu bài: 
      Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với sự tồn tại của con người. Vậy đứng trước sự hủy hoại của môi trường do chính con người gây ra chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường?

4 . Các hoạt động :

	
[image: bd14565_]  Hoạt động 1: Liên hệ thực tế, các biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên:
Em hãy nêu nhửng việc làm mà em thấy gây ô nhiễm môi trường?
- Gv sử dụng tài liệu đã sưu tầm qua báo chí đọc trước lớp.
 - HS đọc những dẫn chứng đã sưu tầm qua báo chí. 
GV nhận xét dẫn chứng của HS và cho điểm những em sưu tầm những tài liệu tốt
Vậy chúng ta phải làm gì?
Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
Em có nhận xét gì về việc bảo vệ môi trường và tài nguyên ở nhà trường và địa phương em?☺Em đã và sẽ làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 
[image: bd14565_] Hoạt động 2: Luyện tập:

Giải quyết TH: Trên đường đi học về Tuấn thấy một thanh niên đang đổ một xô nước nhờn có màu khác lạ và có mùi nồng nặc khó chịu xuống hồ nước. 

Theo em Tuấn sẽ ứng xử như thế nào?

Giải pháp: -Tuấn im lặng.
                  -Tuấn ngăn cản không cho người đó đổ tiếp xuống hồ.
                  -Tuấn báo cho người có trách nhiệm biết.
-Làm bài tập b/ SGK_46.

[image: bd14565_] Hoạt động 3: Củng cố:
 
 Em hãy ghi vào vở những suy nghĩ của mình khi nói về các con vật: 

- Loài cóc bẩn và vô tích sự.
- Chuột cống, chuột nhắt phá hoại hoa màu và truyền bệnh.
- Cần bắt và diệt hết chim sẻ vì chúng ăn hạt thóc.
- Châu chấu và bọ ngựa phá hoại hoa màu.      
- Nhà có nhiều con thạch sùng trên tường, trần nhà. Cần diệt hết.

· Làm bài a, c/ SGK_46,47

  GVkết luận chung: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như vậy nên chúng ta cần thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.


	



        II Nội dung bài học: 
    (Sgk-45, 46)

4.Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên  :
-Giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường.
-Ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu.
-Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
5.Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: 
-Đây là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia; là sự nghiệp của toàn dân.
-Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, huỷ hoại môi trường.

- Ngày 5- 6 hằng năm được LHQ chọn làm ngày “Môi trường thế giới”.










          III Luyện tập:
-HS tự do phát biểu. 




 Bài b/ 46:
 Những hành vi ngây ô nhiễm phá hủy môi trường: 1, 2, 3, 6.




5.  DẶN DÒ: 
· Xem lại nội dung bài học . Về nhà làm bài 10, 11, 12/STH_56,57.
· Chuẩn bị bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa.
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Bài 15

BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA



I MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Giúp học sinh hiểu:
· Khái niệm di sản bao gồmdi sản thiên nhiên và di sản văn hoá.
· Phân biệt được di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể.
· Ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá.
· Quy định của pháp luật về sử dụng và bảo vệ di sản văn hoá.
2. Kỹ năng:
- Có hành động cụ thể bảo vệ di sản.
- Tuyên truyền cho mọi người tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản.
3. Thái độ: 
Tự hào về các di sản văn hoá của đất nước. 

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Tranh ảnh về các di sản văn hóa.
- Bài tập tình huống
- Tài liệu sách báo nói về di sản văn hóa.
- Giấy Roky, bút lông,…

III – PHƯƠNG PHÁP: 
	Phát vấn, thảo luận, sắm vai, trò chơi…
IV – TRỌNG TÂM: 
Phần ý  nghĩa (nhấn mạnh di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh) và quy định của pháp luật.

V-  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
     Thế nào là bảo vệ môi trường?Cho ví dụ.
    
3. Giới thiệu bài:

  Các em cùng gia đình thường đi nghỉ mát tham quan ở đâu ?
HS tự do phát biểu.
Những địa danh trên là di sản văn hóa của nước ta. Em hiểu thế nào là di sản văn hóa? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài hôm nay.
4. Các hoạt động:

	[image: bd14565_]  Hoạt động 1: Nhận xét ảnh
Trả lời câu hỏi a, b/ SGK_48

[image: bd14565_] Hoạt động 2:    Khắc sâu, mở rộng khái niệm.

Toå 1 : Em hãy nêu một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa?
 Toå 2 : Việt Nam đã có những di sản văn hóa nào được UNESSCO xếp loại là di sản văn hóa thế giới? 
Tổ 3 : Di sản văn hóa có mấy loại ? Kể tên . Cho ví dụ.
Tổ 4 : Nêu sự khác nhau giữa di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể ?
- Các tổ lên trình bày
- GV nhận xét
· Hoạt động 3:    Luyện tập
· Hãy sắp xếp các di sản văn hóa sau đây vào hai cột cho hợp lý:
Tiếng nói, di tích lịch sử, di vật, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, danh lam thắng cảnh, bảo vật, quốc gia, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược cổ truyền, văn hoá ẩm thực, trang phục truyền thống dân tộc.

	Di sản VH vật thể
	Di sản VH phi vật thể

	



	



· Caâu a, b – Sgk/ 50
	
           I. Quan sát ảnh : 
· Đó là Mĩ Sơn một công trình kiến trúc, phản ánh tư tưởng xã hội của nhân dân thời kỳ phong kiến.
· Vịnh Hạ Long là danh lam thắng cảnh, là cảnh đẹp tự nhiên được xếp hạng là danh lam thắng cảnh.
· Bến Nhà Rồng là di tích lịch sử.
         

 II Nội dung bài học:

1.Di sản văn hóa là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.  
- Di sản văn hóa bao gồm DSVH vật thể và DSVH phi vật thể
☺ Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, …
☺ Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất,….

III. Bài tập :




  5.  DẶN DÒ: 
· Học thuộc bài. 
  -    Chuẩn bị bài học phần b,c.
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Bài 15

BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA



I MỤC TIÊU:
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
     Thế nào là di sản văn hóa?
    Kể một vài di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mà em biết?
3. Giới thiệu bài :  
  Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu di sản là gì ? Việt Nam có bao nhiêu di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới ? Di sản được phân chia thàng mấy loại ? … hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của mỗi di sản đó, pháp luật có những quy định như thế nào ?

4. Các hoạt động :

	[image: bd14565_] Hoạt động 1: Giáo dục thái độ, nâng cao trách nhiệm của các em trong việc giữ gìn

Ý nghĩa của việc giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh?
Trách nhiệm của công dân được quy định trong pháp luật.
   
 - GV mở rộng kiến thức: Ngày nay di sản văn hóa có ý nghĩa kinh tế không nhỏ. Ở nhiều nước du lịch sinh thái văn hóa đã trở thành nghành chủ chốt, đồng thời qua du lịch thiết lập mối quan hệ quốc tế, hội nhập cùng phát triển.

Bảo vệ di sản văn hóa chúng ta đã góp phần làm được việc gì cho môi trường?
   
 Để làm tốt vấn đền này Đảng và nhà nước ta đã ban hành Luật di sản văn hóa. Bảo vệ giữ gìn di sản văn hóa là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.


·  Hoạt động 2: Luyện tập
  Viết ra giấy Roky bài tập a/SGK_50

· Hoạt động 3: Mở rộng kiến thức Luật di sản văn hóa Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?
(Ngày 29/6/2001)

- Di sản văn hóa? ( Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Thánh Địa Mỹ Sơn, Văn miếu Quốc Tự Giám,)

- Di tích lịch sử cánh mạng?(Bến nhà Rồng, bảo tàng Hồ Chí Minh, Hỏa lò, Côn Đảo, Pắc Pó,)
- Danh lam thắng cảnh?(Vịnh Hạ Long, Ngũ hành sơn, Đồ Sơn, Sầm Sơn,)

Kết luận: Xã hội càng văn minh càng phát triển thì người 
ta thường có xu hướng quan tâm đến di tích lịch sử và 
danh lam thắng cảnh. Đó là một nhu cầu của cuộc sống. Thế hệ mai sau có quyền được biết những giá trị văn hóa nói chung và di sản vật thể nói riêng. Với trách nhiệm là một công dân tương lai chúng ta phải biết bảo vệ, giữ gìn, và phát huy những giá trị văn hóa đó. Để làm giàu đất nước để góp phần cho văn hóa nhân loại ngày càng phong phú hơn. 
Hoạt động 4:  Bài tập 
· Hành vi góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa: 3,7,8,9,11,12
· Hành vi phá hoại di sản văn hóa: 1,4,5,6,10,13
· 
	
	DSVH
	DTLS
	  DLTC

	Việt Nam 


	
	
	

	Thế giới

	


	
	




	






II.  Nội dung bài học :  (tt)

2. Ý nghĩa: 
-Là cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc.
-Thể hiện công đức của tổ tiên và kinh nghiệm của dân tộc.
-Đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
-Đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.



3. Quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá: 
- Nhà nước: 
+ Có chính sách bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.
+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của di sản văn hoá.
· Nghiêm cấm: 
+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá.
+ Huỷ hoại di sản văn hoá.
+ Đào bới, lấn chiếm khu di tích, danh lam thắng cảnh.
+ Mua bán, vận chuyển trái phép các di vật, cổ vật, bảo vật. 
+ Lợi dụng việc bảo vệ di sản để làm điều trái pháp luật.















5. DẶN DÒ: 
· Hoàn tất các bài tập SGK b.c/50_51
· Chuẩn bị bài “Sống và làm việc có kế hoạch” .








	

	



CHỦ ĐỀ 6: 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

Tuaàn  23	Bài 12  (tieát 1)
Tiết    23

I MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Giúp HS hiểu: 
         ◘ Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch.
         ◘ Ý nghĩa, hiệu quả công việc khi làm việc có kế hoạch.
- Thái độ: 
         ◘ Có ý chí, nghị lực, quyết tâm xây dựng kế hoạch.
         ◘ Có nhu câu, thói quen làm việc có kế hoạch.
         ◘ Phê phán lối sống không có kế hoạch của những người xung quanh
- Kỹ năng: 
             ◘ Biết xây dựng kế hoạch hằng ngày, hàng tuần.
             ◘ Biết điều chỉnh, đánh giá kết quả hoạt động theo kế hoạch.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC – PHƯƠNG PHÁP : 
- Tranh ảnh, truyện đọc.
- Mẫu kế hoạch GV vẽ trên khổ giấy lớn.
- Bài tập tình huống.
- Giấy Roky, bút lông,…
- Sắm vai, thảo luận, tổ chức luyện tập, pháp vấn, ….
III. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
· Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ?
· Ý nghĩa, hiệu quả công việc khi làm việc có kế hoạch.
IV . CAÙC  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
   Để bảo vệ di sản văn hóa, pháp luật nước ta đã có những quy định gì?
3. Giới thiệu bài :
               Cơm trưa mẹ đã dọn nhưng vẫn chưa thấy An về mặc dù giờ tan học đã lâu An đã về nhà muộn với lý do mượn sách của bạn để làm bài tập. Cả nhà đang nghỉ trưa thì An ăn xong, vội vàng nhặt mấy quyển vở trong đống vở lộn xộn để đi học thêm. Bữa cơm tốt cả nhà rất sốt ruột đợi An. An về muộm với lý do đi sinh nhật bạn. Không ăn cơm  An đi ngủ và dặn mẹ: “Sáng mai gọi con dạy sớm để xem đá bóng và làm bài tập”
  Những câu từ nào chỉ về việc làm của An hằng ngày?
  Những hành vi đó nói lên điều gì?

4. Các hoạt động :

	[image: bd14565_]  Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tìm hiểu thông tin.
 Em có nhận xét gì về thời gian biểu từng ngày trong tuần của bạn Hải Bình?
  ▪ Cột dọc là thời gian trong ngày.
  ▪ Cột ngang là thời gian trong tuần.
  ▪  Cột dọc là công việc của cả một tuần.
  ▪  Cột ngang là công việc trong một ngày.
Nội dung kế nói đến nhiệm vụ học tập tự học, họat động cá nhân, nghỉ ngơi giải trí (thư viện, câu lạc bộ) 
Kế hoạch chưa hợp lý và thiếu:
  ▪  Thời gian hàng ngày từ 11h30-14h từ
17-19h
  ▪  Lao động giúp gia đình quá ít.
  ▪   Thiếu ăn ngủ thể dục.
  ▪  Xem tivi nhiều
 Em hiều về tính cách của Hải Bình ?
  ▪  Ý thức tự giác 
  ▪  Ý thức tự chủ
  ▪  Chủ động làm việc không cần nhắc nhở
  Em thử dự đoán xem với cánh làm việc theo kế hoạch như Hải Bình thì sẽ đem lại những kết quả gì?
  ▪   Hải Bình sẽ chủ động trong công việc
  ▪  Không lẵng phí thời  gian
  ▪  Hoàn thành công việc đến nơi đến chốn và có hiệu quả không bỏ xót công việc .
[image: bd14565_] Hoạt động 2: Xác định yêu cầu cơ bản khi lập kế hoạch công việc.
  - GV treo bảng kế hoạch của bạn Vân Anh
 Em có nhận xét gì về kế hoạch của bạn Vân Anh?
 So sánh kế hoạch của bạn Hải Bình và bạn Vân Anh
1. - Cột dọc là công việc hàng ngày trong tuần. Cột ngang là công việc và thời gian của công việc trong ngày.
- Quy trình hoạt động từ 5h- 23h
- Nội dung sinh hoạt cân đối (việc học ở trường, lớp, lao động, giúp gia đình, tự học,..)

2. So sánh hai bảng kế hoạch:
 -  Kế hoạch của Vân Anh cân đối, hợp lý, toàn diện, đầy đủ, cụ thể, chi tiết hơn.
 -  Kế hoạch của Hải Bình: Thiếu ngày, dài khó nhớ, ghi công việc cố định lặp đi lập lại
Từ ưa nhược điểm của hai bảng kế hoạch, chúng ta có thể đưa ra phương án nào để tránh các nhược điểm trên? 
	       I Thông tin: 


Không nhất thiết ghi tất cả những công việc thực hiện thường ngày đã cố định có nội dung lập đi lập lại (chẳng hạn: ăn ngủ đi đến trường…)Vì những công việc đó đã diễn ra thường xuyên, thành thói quen của Hải Bình vào những giờ ổn định.
    

  
   II. NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Thế nào là làm việc có kế hoạch ?
Là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lý.

2. Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch :
Phải đảm bảo cân đối các nhiệm vụ : rèn luyện, học tập, lao động, nghỉ ngơi, giúp gia đình.












5.  DẶN DÒ: 

- Xem lại NDBH. 
- Về nhà tự lập bảng kế hoạch 


Tuaàn  24	Bài 12  (tieát 2)
Tiết    24

I) Mục tiêu bài học
 (
Gi
ố
ng ti
ế
t 1
)II) Tài liệu phương tiện
III) Phướng pháp
V) Họat động day và học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
  Thế nào là làm việc có kế hoạch ?
  Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch là gì ?
3.  Giới thiệu bài :
      Tuần trước chúng ta tìm hiểu về cách lập 1 bản kế hoạch, hôm nay tiết 2 này chúng ta tìm hiểu xem trái với tính kế hoạch là gì và cách rèn luyện như thế nào.

4. Các hoạt động :

	HOẠT ĐỘNG 1 : THẢO LUẬN
Tổ 1+2: So sánh bản kế hoạch của Hải Bình và Vân Anh ?
Tổ 3+4: Rút ra ưu khuyết điểm và đưa ra những đề xuất ?
HS Thảo luận, nhận xét.
GV : Cần phải xây dựng kế hoạch làm việc hợp lý, và phải biết điều chỉnh kế hoạch học tập , làm việc khi cần thiết.
 Đây là bổn phận mỗi người đối với công việc mà còn là trách nhiệm đối với bản thân.

HOẠT ĐỘNG 2 :  SẮM VAI
Gv cho Hs tổ 1 sắm vai : thấy được hậu quả của việc làm không có kế hoạch.
 Cho HS nhận xét tiểu phẩm
 Vậy trái với tính kế hoạch là gì ?
 Cẩu thả, luộm thuộm, tuỳ tiện.

HOẠT ĐỘNG 3 : RÈN LUYỆN
 Chúng ta phải làm gì để làm việc có kế hoạch ?
 Quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo, thực hiện kế hoạch đã đặt ra.

HOẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ

HS thực hiện một số bài tập trắc nghiệm sau :
1. Em cho biết kết quả của cách làm việc sau :
- Có kế hoạch, có sự sắp xếp, nghiêm túc.
- Tuỳ tiện, tuỳ hứng.
- Không vội vàng, từ từ, việc đến đâu lo đến đó.
2. Em cho biết ý kiến đúng :
- Học lớp 7 chưa cần chăm chỉ.
- Đến lớp 10 học chăm vẫn kịp.
- Phải có kế hoạch học tập tốt từ lớp 7.
3. Những hành vi sau vi phạm lỗi gì ?
- Sách vở để lung tung nên sáng đi học quên vở.
- Không thích quà vặt , chỉ ăn cơm đúng bữa.
- Một lúc có 3 cuộc hẹn.


	


II. NỘI DUNG BÀI HỌC


3. Ý nghĩa :
Làm việc có kế hoạch giúp ta :
- Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức.
- Đạt hiệu quả cao trong công việc.

4. Trách nhiệm của bản thân :
- Vượt khó, kiên trì, sáng tạo.
- Biết làm việc có kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.


III. Bài tập :















5. DẶN DÒ :

- Xem kỹ phần NDBH.
- Chuẩn bị bài 13 “Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam”.






	Tuần:25
Tiết: 25

	

	
Bài 13

QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC
VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM



I MỤC TIÊU:
- Kiến thức: 
     Giúp HS  nắm được một số quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em Việt Nam và thấy được lợi ích khi mình thực hiện tốt các quyền trẻ em.
- Thái độ:
    Tỏ lòng biết ơn sự quan tâm chăm sóc đối với gia đình, nhà trường và xã hội.
- Kỹ năng: 
    + Rèn luyện ý thức tự giác thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình, biết tự bảo vệ quyền trẻ em.
     + Biết nhắc nhở mọi người cùng tham gia thực hiện, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP: 
- Bài tập tình huống
· Luật giáo dục.
· Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
· Tranh ảnh, các mẩu chuyện về tấm gương tốt trong công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. 
-  Giấy Roky, bút lông,…
    -  Vấn đáp, thảo luận, sắm vai, diễn giải.
III. TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :
Học sinh cần hiểu rõ :
- Bổn phận của trẻ em :
    + Yêu quê hương, tổ quốc, có ý thức bảo vệ tổ quốc.
     + Tôn trọng pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, trật tự, an toàn nơi công cộng.
     + Tôn trọng lễ phép với người lớn, yêu thương em nhỏ, đoàn kết với bạn bè.
     + Chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức.
- Quyền trẻ em : được chăm sóc, bảo vệ , giáo dục.
- Ngoài ra gia đình, nhà trường và xã hội phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em thực hiện quyền trẻ em.
IV.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Ý nghĩa của việc thực hiện làm việc có kế họach: cho HS làm bài tập c/SGK_38
3. Giới thiệu bài : 
Kể tên 4 nhóm quyền mà em đã học ở lớp 6?
Trẻ em Việt nam nói chung và bản thân các em đã được hưởng những quyền gì?
           Để hiểu rõ hơn về quyền của trẻ em được văn bản nào qui định và qui định như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay
4 . Các hoạt động :

	[image: bd14565_]  Hoạt động 1: Phân tích truyện đọc:
     “ Một tuổi thơ bất hạnh”
Tuổi thơ của Thái diễn ra như thế nào?Những hành vi vi phạm pháp luật của Thái là gì?
 Hoàn cảnh nào dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của Thái? Thái đã không được
 hưởng những quyền gì?.
 Thái phải làm gì để trở thành người tốt?
HS: Đi học, rèn luyện tốt, vâng lời các cô chú, thực hiện qui định của trường.
 Em có thể đề xuất ý kiến về việc giúp đõ Thái với mọi người? Nếu em ở hòan cảnh như Thái em sẽ xử lý như thế nào cho tốt?
_ Giúp Thái có điều kiện tốt trong trường giáo dưỡng.
_Ra trường giúp Thái hòa nhập cộng đồng.
_Thái được đi học và có việc làm chính đáng để tự kiếm sống.
[image: bd14565_] Hoạt động 2: Tìm hiểu bài và nội dung bài học:
GV cho HS xem tranh (trong SGK Photo)
a. Quyền được khai sinh và có quốc tịnh
b. Quyền được sống chung với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.
c. Quyền được học tập, được vui chơi giải trí, được tham gia  hoạt động văn hóa, thể thao.
d. Quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
e. Quyền bảo vệ tính  mạng, thân thể danh dự và nhân phẩm.
  HS xác đinh thuộc nhóm quyền gì trong 6 TH trên:
 GV chốt ý: Các quyền trên nói lên sự quan tâm đặc biệt của nhà nước đối với trẻ em. Khi nói được hưởng các quyền lợi thì chúng ta phải nghĩ đến nghĩa vụ (bổn phận) của chúng ta đối với gia đình và xã hội.
	Gia đình
	Xã hội

	


	



  Ở địa phương em có những hoạt động gì để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em?
  Em hoặc các anh chi, bạn bè còn có quyền nào chưa được hưởng theo quy định pháp luật?
· 
· Hoạt động 3: Luyện tập: 
HS làm bài tập SGK
Câu 1 (bài a/41 ) Trong các hành vi sau theo em xâm phạm đến quyền trẻ em.
Câu 2: Những việc làm nào sau đây thực hiện quyền trẻ em:
1. - Tổ chức việc làm cho trẻ nghèo
2. - Lập quỹ khuyến học giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó.
3. - Tổ chức lớp học tình thương 
4. - Kinh daonh trên sức lao động của trẻ em
5. - Tổ chức văn nghẹ thể thao cho trẻ em đường phố.
6. - Quan tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật

 GV chốt ý :
“ Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”
Đó là ghi nhận quyền trẻ em của UNESCO
“Trẻ em như búp trên cành”là sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ. Trẻ em là niềm tự hào của tương lai đất nước, là lớp người xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mai sau nên cần được quân tâm, chăm sóc, bảo vệ.
Đúng như lời dạy của Bác
“ Vì lợi ích mười năm trồng cây
  Vì lợi ích trăm năm trồng người.” 

	






           I. TRUYỆN ĐỌC :
      “Một tuổi thơ bất hạnh”
     







  II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 

1. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em: 
-Quyền được bảo vệ: quyền có khai sinh, có quốc tịch, được bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.
-Quyền được chăm sóc: chăm sóc, nuôi dạy, sống chung với cha mẹ, có nơi nương tựa.
-Quyền đươc giáo dục: được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá thể thao…
2. Bổn phận của trẻ em: 
-Yêu Tổ quốc.
-Tôn trọng pháp luật.
-Kính trọng ông bà, cha mẹ.
-Chăm chỉ học tập.
-Không sa vào tệ nạn xã hội.



3. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. 
         Tạo mọi điều kiện để trẻ em thực hiện tốt quyền của mình ( trách nhiệm trước tiên là gia đình). 







           III Bài tập:
    Hành vi 1,2,4,6 đúng







5. DẶN DÒ: 
      -  Chuẩn bị ôn tập làm bài kiểm tra 1 tiết.



CHỦ ĐỀ 7:
CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
	Tuần 27
Tiết  27

	

	
Bài 16

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO



I MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Giúp HS hiểu: 
     Tín ngưỡng, tôn giáo là đời sống tâm linh của con người.
- Thái độ:
     Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác; chấp hành đúng pháp luật về tôn giáo, không mê tín dị đoan.
- Kỹ năng: 
Công dân có quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào. 
II – TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 
· Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo là gì ? 
· Trách nhiệm của công dân.
· Quy định của Nhà nước. 

III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-  Tranh ảnh
-  Bài tập tình huống
-  Báo chí
-  Sánh pháp luật
-  Giấy Roky, bút lông,…

IV-  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
      Sửa bài kiểm tra 1 tiết.
3. Giới thiệu bài:
          Hôm nay chúng ta đi vào một quyền quan trọng về tư tưởng của công dân. Đó là “Quyền tự do tín ngưỡng của công dân” 
Bài này chúng ta sẽ được tìm hiểu trong 2 tiết, tiết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các khái niệm : Tín ngưỡng là gì ? Tôn giáo là gì ? Mê tín dị đoan là gì ?
4. Các hoạt động :

	
[image: bd14565_]  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin, sự kiện:
 Tình hình tôn giáo ở Việt Nam?
Nhận xét về mặt tích cực và tiêu cực của tôn giáo nước ta?
  Chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước ta?
[image: bd14565_] Hoạt động 2: Liên hệ tìm hiểu khái niệm:
 GV giải thích khái niệm :
1. - “Tín ngưỡng” , “tín” là tin, “ngưỡng” là ngưỡng mộ  tín ngưỡng là ngưỡng mộ, tin vào một cái gì đó
Ví dụ : + Những dân tộc sống ở sa mạc họ tin vào thần chim ưng sẽ chỉ đường dẫn lối khi họ bị lạc trong sa mạc.
             +  Người dân vùng biển (làm nghề chài lưới) họ thờ cá ông (cá voi) vì họ tin cá ông sẽ giúp họ đi biển được may mắn và bình an.
              +   Người đi rừng : thờ thần rừng
             +   Người Ai Cập cổ đại : thờ thần Mặt trời

     “  Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3”

 Nhớ ngày giỗ tổ là nhớ ai? Vì sao phải giỗ tổ? Biểu hiện của việc làm đó như thế nào?

2. Đạo là gì?

 Gia đình em có tôn giáo không? Có thờ cúng tổ tiên hay không? Bà và mẹ em có đi chùa hay đi lễ nhà thờ không?

GV chốt ý: Gia đình em cũng như bao gia đình khác trên đất nước ta, có thể theo đạo phật, đạo thiên chúa… và có thể không theo đạo nào. Dù là đạo gì thì mục đích chung là hướng vào điều thiện, tránh điều ác, việc làm đó thể hiện sự sùng bái, tôn kính, nhớ về cội nguồn, tổ tiên. Tôn vinh người có công với đất nước.

3. Mê tín dị đoan: “Mê” là mê muội, “tín” là tin, “dị đoan” là khác thường, khác lạ, không khoa học  Mê tín dị đoan là niềm tin một cách mê muội vào cái gì đó khác thường, không khoa học.
Ví dụ: bói toán, xem tử vi qua chỉ tay, xem bói bài,…
GV kể cho HS nghe 1 số câu truyện về hiện tượng mê tín
Tình huống :  Chị Nguyễn Thị Xinh (sinh năm 1949) ở Long An bị bệnh tâm thần nhưng gia đình chạy chữa nhiều nơi không khỏi. Được tin “thầy” Tuấn (Võ Anh Tuấn, sinh năm 1954 ở thị xã Tân An, tỉnh Long An) có biệt tài chữa bách bệnh nên gia đình đưa chị đến nhờ “thầy” chữa. Khi tiếp xúc với bệnh nhân, Tuấn cho rằng chị bị “mắc bệnh tà ma, quỷ nhập nên mới tâm thần”. Và để “đuổi ma quỷ” ra khỏi người chị Xinh, Tuấn bảo người nhà trói chị vào cột nhà ở tư thế ngồi, lấy vải trùm kín người chị rồi dùng lửa để xông. Hậu quả là chị Xinh bị bỏng và chết tại chỗ. Tuấn đã bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 4 năm tù về tội hành nghề mê tín dị đoan, gây hậu quả nghiêm trọng...
 Trong học sinh hiện nay, có hiện tượng mê tín dị đoan không ? Cho ví dụ. Nêu biện pháp khắc phục ?
- HS phát biểu
- GV chốt lại 
	     I . Thông tin, sự kiện: 
 
Việt nam là nước có nhiều loại tín ngưỡng tôn giáo.
  Gồm : Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành.
      
   

II Nội dung bài học:

1. Tín ngưỡng là lòng tin vào một cái gì đó thần bí, như thần linh, thượng đế, chúa trời.











2. Tôn giáo : là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lý và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái  ấy.
    Tôn giáo còn được gọi là đạo như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa,….






3. Mê tín dị đoan: là tin vào những điều mô hồ nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và xã hội.  phải đấu tranh chống mê tín dị đoan. 




5.  DẶN DÒ: 
· Xem lại nội dung bài học. 
· Làm bài a,b,e,g /SGK.
· Chuẩn bị phaàn  còn lại. 









	Tuần 28
Tiết  28 

	
Bài 16
	

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔNGIÁO



I MỤC TIÊU:
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
     Phân biệt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan?
      Tín ngưỡng là gì ? Tôn giáo là gì? Mê tín dị đoan là gì ?
3. Giới thiệu bài:
Chúnh ta sẽ cùng tìm hiểu phần còn lại của bài làm gì để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mỗi công dân ? Nhà nước nghiêm cấm những hành vi như thế nào ?
4 . Các hoạt động :

	
[image: bd14565_]  Hoạt động 1:  Liên hệ thực tế
 
 Thái độ của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan?

HS: ▪ Tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo.
       ▪ Bài trừ mê tín dị đoan không?
 
Trong thực tế em thấy có ai không cần học bài mà thi đỗ không?
   
  Đặt tình huống: đọc truyện “ Trần Đình Thủ lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng”
 
Pháp luật đã quy định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Vậy tại dao pháp luât lại xử phạt tù chung than Trần Đình Thủ. Làm như vậy có vi phạm quyền tự do tìn ngưỡng tôn giáo không? Vì sao?

[image: bd14565_] Hoạt động 2: Luyện taäp củng cố kiến thức bài học:

Bài tập 2/SGK
6,7/65_STH
Những hành vi nào sau đây cần phê phán?
    
▪ Nói năng thiếu văn hóa khi đi lễ chùa
    ▪ Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa
    ▪ Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian tác phong và hành vi khi đi lễ.
    ▪ Nghe giảng đạo đức một cách chăm chú.

Những hiện tượng sau có là tín ngưỡng không? Vì sao?

HS trước khi đi thi hoặc làm bài kiểm tra.
· Đi lễ để đạt điểm cao
· Không ăn trứng
· Không ăn xôi đỗ đen
· Không ăn chuối
· Sợ gặp phụ nữ
· Bố và anh trai ra đón trước ngõ

b) Một số ngày kiêng kị:
Mùng năm mười bốn hai ba
Đi buôn cũng lỗ nữa là đi chơi
Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3

	
 II . Nội dung bài học :
4. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì ? 
· Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào.
· Công dân đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác. 

5. Trách nhiệm của công dân là phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác:
· Tôn trọng những nơi thờ tự: đền, chùa, miếu, nhà thờ…
· Không được bài xích, gây chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

6. Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. 






          III Bài tập:

1. Bài tập e/54:
 Đáp án: 1,2,3,4,5




· Các hiện tượng thuộc điều a không phải là tín ngưỡng.
Vì sao không phù hợp với hiện tượng tự nhiên. Mọi người tin vào điều mù quáng không có thật. Kết quả ảnh hưởng đến công viiệc thời gian tiền của.
Không nên kiêng kị những ngày này. Kiêng kị như vậy là hoàn toàn không có căn cứ mà ảnh hưởng đến công việc.







5.  DẶN DÒ: 
· Xem lại nội dung bài học.. 
· Làm bài a,b,c, đ,g.
· Xem trước bài 17.


CHỦ ĐỀ 7:
CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
	Tuần 27
Tiết  27

	

	
Bài 16

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO



I MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Giúp HS hiểu: 
     Tín ngưỡng, tôn giáo là đời sống tâm linh của con người.
- Thái độ:
     Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người khác; chấp hành đúng pháp luật về tôn giáo, không mê tín dị đoan.
- Kỹ năng: 
Công dân có quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào. 
II – TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: 
· Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo là gì ? 
· Trách nhiệm của công dân.
· Quy định của Nhà nước. 

III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-  Tranh ảnh
-  Bài tập tình huống
-  Báo chí
-  Sánh pháp luật
-  Giấy Roky, bút lông,…

IV-  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
      Sửa bài kiểm tra 1 tiết.
3. Giới thiệu bài:
          Hôm nay chúng ta đi vào một quyền quan trọng về tư tưởng của công dân. Đó là “Quyền tự do tín ngưỡng của công dân” 
Bài này chúng ta sẽ được tìm hiểu trong 2 tiết, tiết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các khái niệm : Tín ngưỡng là gì ? Tôn giáo là gì ? Mê tín dị đoan là gì ?
4. Các hoạt động :

	
[image: bd14565_]  Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin, sự kiện:
 Tình hình tôn giáo ở Việt Nam?
Nhận xét về mặt tích cực và tiêu cực của tôn giáo nước ta?
  Chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước ta?
[image: bd14565_] Hoạt động 2: Liên hệ tìm hiểu khái niệm:
 GV giải thích khái niệm :
1. - “Tín ngưỡng” , “tín” là tin, “ngưỡng” là ngưỡng mộ  tín ngưỡng là ngưỡng mộ, tin vào một cái gì đó
Ví dụ : + Những dân tộc sống ở sa mạc họ tin vào thần chim ưng sẽ chỉ đường dẫn lối khi họ bị lạc trong sa mạc.
             +  Người dân vùng biển (làm nghề chài lưới) họ thờ cá ông (cá voi) vì họ tin cá ông sẽ giúp họ đi biển được may mắn và bình an.
              +   Người đi rừng : thờ thần rừng
             +   Người Ai Cập cổ đại : thờ thần Mặt trời

     “  Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3”

 Nhớ ngày giỗ tổ là nhớ ai? Vì sao phải giỗ tổ? Biểu hiện của việc làm đó như thế nào?

2. Đạo là gì?

 Gia đình em có tôn giáo không? Có thờ cúng tổ tiên hay không? Bà và mẹ em có đi chùa hay đi lễ nhà thờ không?

GV chốt ý: Gia đình em cũng như bao gia đình khác trên đất nước ta, có thể theo đạo phật, đạo thiên chúa… và có thể không theo đạo nào. Dù là đạo gì thì mục đích chung là hướng vào điều thiện, tránh điều ác, việc làm đó thể hiện sự sùng bái, tôn kính, nhớ về cội nguồn, tổ tiên. Tôn vinh người có công với đất nước.

3. Mê tín dị đoan: “Mê” là mê muội, “tín” là tin, “dị đoan” là khác thường, khác lạ, không khoa học  Mê tín dị đoan là niềm tin một cách mê muội vào cái gì đó khác thường, không khoa học.
Ví dụ: bói toán, xem tử vi qua chỉ tay, xem bói bài,…
GV kể cho HS nghe 1 số câu truyện về hiện tượng mê tín
Tình huống :  Chị Nguyễn Thị Xinh (sinh năm 1949) ở Long An bị bệnh tâm thần nhưng gia đình chạy chữa nhiều nơi không khỏi. Được tin “thầy” Tuấn (Võ Anh Tuấn, sinh năm 1954 ở thị xã Tân An, tỉnh Long An) có biệt tài chữa bách bệnh nên gia đình đưa chị đến nhờ “thầy” chữa. Khi tiếp xúc với bệnh nhân, Tuấn cho rằng chị bị “mắc bệnh tà ma, quỷ nhập nên mới tâm thần”. Và để “đuổi ma quỷ” ra khỏi người chị Xinh, Tuấn bảo người nhà trói chị vào cột nhà ở tư thế ngồi, lấy vải trùm kín người chị rồi dùng lửa để xông. Hậu quả là chị Xinh bị bỏng và chết tại chỗ. Tuấn đã bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 4 năm tù về tội hành nghề mê tín dị đoan, gây hậu quả nghiêm trọng...
 Trong học sinh hiện nay, có hiện tượng mê tín dị đoan không ? Cho ví dụ. Nêu biện pháp khắc phục ?
- HS phát biểu
- GV chốt lại 
	     I . Thông tin, sự kiện: 
 
Việt nam là nước có nhiều loại tín ngưỡng tôn giáo.
  Gồm : Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành.
      
   

II Nội dung bài học:

1. Tín ngưỡng là lòng tin vào một cái gì đó thần bí, như thần linh, thượng đế, chúa trời.











2. Tôn giáo : là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lý và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái  ấy.
    Tôn giáo còn được gọi là đạo như Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa,….






3. Mê tín dị đoan: là tin vào những điều mô hồ nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và xã hội.  phải đấu tranh chống mê tín dị đoan. 




5.  DẶN DÒ: 
· Xem lại nội dung bài học. 
· Làm bài a,b,e,g /SGK.
· Chuẩn bị phaàn  còn lại. 

















	Tuần 28
Tiết  28 

	
Bài 16
	

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔNGIÁO



I MỤC TIÊU:
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
     Phân biệt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan?
      Tín ngưỡng là gì ? Tôn giáo là gì? Mê tín dị đoan là gì ?
3. Giới thiệu bài:
Chúnh ta sẽ cùng tìm hiểu phần còn lại của bài làm gì để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mỗi công dân ? Nhà nước nghiêm cấm những hành vi như thế nào ?
4 . Các hoạt động :

	
[image: bd14565_]  Hoạt động 1:  Liên hệ thực tế
 
 Thái độ của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo và mê tín dị đoan?

HS: ▪ Tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo.
       ▪ Bài trừ mê tín dị đoan không?
 
Trong thực tế em thấy có ai không cần học bài mà thi đỗ không?
   
  Đặt tình huống: đọc truyện “ Trần Đình Thủ lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng”
 
Pháp luật đã quy định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Vậy tại dao pháp luât lại xử phạt tù chung than Trần Đình Thủ. Làm như vậy có vi phạm quyền tự do tìn ngưỡng tôn giáo không? Vì sao?

[image: bd14565_] Hoạt động 2: Luyện taäp củng cố kiến thức bài học:

Bài tập 2/SGK
6,7/65_STH
Những hành vi nào sau đây cần phê phán?
    
▪ Nói năng thiếu văn hóa khi đi lễ chùa
    ▪ Quần áo thiếu lịch sự khi đi lễ chùa
    ▪ Tuân theo quy định của nhà chùa về thời gian tác phong và hành vi khi đi lễ.
    ▪ Nghe giảng đạo đức một cách chăm chú.

Những hiện tượng sau có là tín ngưỡng không? Vì sao?

HS trước khi đi thi hoặc làm bài kiểm tra.
· Đi lễ để đạt điểm cao
· Không ăn trứng
· Không ăn xôi đỗ đen
· Không ăn chuối
· Sợ gặp phụ nữ
· Bố và anh trai ra đón trước ngõ

b) Một số ngày kiêng kị:
Mùng năm mười bốn hai ba
Đi buôn cũng lỗ nữa là đi chơi
Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3

	
 II . Nội dung bài học :
4. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì ? 
· Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào.
· Công dân đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo có quyền thôi không theo nữa hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác. 

5. Trách nhiệm của công dân là phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người khác:
· Tôn trọng những nơi thờ tự: đền, chùa, miếu, nhà thờ…
· Không được bài xích, gây chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

6. Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. 






          III Bài tập:

1. Bài tập e/54:
 Đáp án: 1,2,3,4,5




· Các hiện tượng thuộc điều a không phải là tín ngưỡng.
Vì sao không phù hợp với hiện tượng tự nhiên. Mọi người tin vào điều mù quáng không có thật. Kết quả ảnh hưởng đến công viiệc thời gian tiền của.
Không nên kiêng kị những ngày này. Kiêng kị như vậy là hoàn toàn không có căn cứ mà ảnh hưởng đến công việc.







5.  DẶN DÒ: 
· Xem lại nội dung bài học.. 
· Làm bài a,b,c, đ,g.
· Xem trước bài 17.




CHỦ ĐỀ 8:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tuần    29     Tiết   29                             
Bài 17 



I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức: 
Giúp học sinh hiểu: 
· Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là nhà nước của ai, ra đời từ bao giờ, do ai lãnh đạo ? 
· Cơ cấu tổ chức của nhà nước ta hiện nay bao gồm những cơ quan nào? Phân chia các cấp như thế nào ? 
· Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. 
2. Kỹ năng: 
Giúp học sinh biết : 
· Thực hiện đúng quy định pháp luật của nhà nước, của địa phương.
· Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo nội quy của trường học.
· Giúp đỡ cán bộ nhà nước làm nhiệm vụ và biết đấu tranh với hiện tượng tự do vô kỷ luật. 
3. Thái độ: 
Giúp học sinh hình thành ý thức tự giác thực hiện chính sách pháp luật và tinh thần trách nhiệm bảo vệ cơ quan nhà nướcc. 
II –  TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG : 
· Học sinh biết nhà nước ta lànhà nước của ai, ra đời từ bao giờ, do ai lãnh đạo ?
· Học sinh biết được một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở địa phương mình. 
	
    III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Giáo viên :	- Tìm hiểu về pháp luật.
			- Hiến pháp 1992 – Điều 118.
			- Sơ đồ bộ máy nhà nước.
	- Học sinh :	- Đọc trước bài 17 : Bộ máy nhà nước CHXHCNVN.
      IV. PHƯƠNG PHÁP : 
                  Diễn giảng, pháp vấn, thảo luận, đặt vấn đề, trực quan …
    V.   CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU :
	1. Ổn định lớp :  kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ :
		- Thế nào là tín ngưỡng và thế nào là tôn giáo ?
		- Công dân cần có thái độ như thế nào đối với quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ?
	3. Giới thiệu bài: Các em biết nước CHXHCN Việt Nam ra đời vào lúc nào không? Bản chất nhà nước ra sao? Bộ máy  nhà nước như thế nào? Để hiểu rõ hơn những vấn đề đó, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài 17: “Nước CHXNCN Việt Nam”.

            4. Các hoạt động :
	PHƯƠNG PHÁP
	NỘI DUNG

	· Hoạt động 1: Tìm hiểu Thông tin, sự kiện
· GV: Em hãy đọc nội dung thông tin, sự kiện trong SGK/54+55.
· GV hỏi HS: nước ta – nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời từ bao giờ và khi đó ai là Chủ tịch nước ?
 Ngày 02/9/1945, Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước.
· GV hỏi HS: Nhà nước VNDCCH ra đời là thành quả của cuộc CM nào ? Cuộc CM đó do Đảng nào lãnh đạo ?
 CMT8 ; Đảng CSVN 

· Hoạt động 2: Bộ máy nhà nước là gì ?
   - GV : trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu bộ máy là gì ?
   - GV hỏi HS : bộ máy là gì ?
    Bộ máy là một tổng thể các bộ phận gồm nhiều chi tiết, nhiều cơ quan có vị trí, cấu tạo và chức năng khác nhau nhưng được sắp xếp và liên hệ với nhau theo một cách thiết kế nhất định sao cho cả bộ máy hoạt động tốt, đúng công dụng.
   - GV cho ví dụ để HS có thể hiểu thêm :
     + Chẳng hạn như cơ thể con người chúng ta cũng là một bộ máy, có rất nhiều hệ cơ quan trong đó, em nào có thể cho biết là những hệ cơ quan nào ?
      Đó là : hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ cơ xương …
     + Vậy chức năng của các hệ cơ quan đó là gì ?
      Hệ thần kinh điều khiển suy nghĩ và hoạt động của con người; hệ hô hấp giúp chúng ta thở (trao đổi không khí); hệ tuần hoàn giúp máu lưu thông khắp cơ thể, nuôi dưỡng các mô và tế bào; hệ tiêu hóa giúp ta tiêu hóa thức ăn, biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng và duy trì sự sống; hệ bài tiết giúp ta thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể …
   - GV kết luận : Mỗi hệ tuy là làm những công việc khác nhau nhưng chúng có mối quan hệ thống nhất, chặt chẽ gắn bó với nhau để ta có thể trở thành một con người khỏe mạnh; học tập, làm việc và vui chơi giải trí … chỉ cần một hệ nào đó bị tổn thương hoặc không hoàn chỉnh thì ta sẽ bị đau ốm hoặc có thể bị chết …
     * GV : chúng ta có thể cho thêm ví dụ máy vi tính cho mang tính hiện đại, em nào có thể cho biết máy vi tính gồm những bộ phận nào ?
      Bộ máy vi tính bao gồm : màn hình, CPU bộ vi xử lý (trung khu điều khiển), bàn phím, con chuột, hệ thống dây dẫn, … chỉ cần thiếu một bộ phận thì máy sẽ không thể hoạt động được.
   - Vậy thì cũng tương tự như vậy, bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước được phân định các chức năng, nhiệm vụ khác nhau, có cách thức tổ chức và hoạt động khác nhau, có mối liên hệ, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ để cùng thực hiện một chức năng chung là sử dụng quyền lực thống nhất do nhân dân giao phó để quản lý xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước, giữ gìn và nâng cao đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
    tức là thay mặt nhân dân để quản lý xã hội.
   - GV hỏi lại cho HS trả lời : Bộ máy nhà nước là gì ?
   - GV : Vậy ta đã hiểu được bộ máy nhà nước là gì, thế thì để quản lý xã hội nhằm thúc đẩy xã hội phát triển thì bộ máy nhà nước sẽ được tổ chức, phân công như thế nào, chúng ta sang phần 2 : Bộ máy nhà nước được tổ chức như thế nào ?

· Hoạt động 3: Bộ máy nhà nước được tổ chức như thế nào ?
   - GV : bây giờ chúng ta cùng xem Hiến pháp 2013 – Điều 118 để xem cách thức tổ chức và phân cấp của Nhà nước ta được quy định như thế nào. GV cho HS đọc Hiến pháp :
     
   - GV cho HS xem sơ đồ BMNN trong SGK.
   - GV : Bộ máy nhà nước có các cơ quan đầu não của quốc gia ở trung ương và có các cơ quan chấp hành, thực hiện các công việc nhà nước ở địa phương, cơ sở. Đó là sự phân cấp trong bộ máy nhà nước, ta cùng tìm hiểu phần a : phân cấp.
   - GV : theo sơ đồ thì BMNN có mấy cấp ?
    có 4 cấp : (GV chỉ từng cấp và cho HS đọc theo)
     + cấp Trung ương.
     + cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
     + cấp huyện ( quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
     + cấp xã (phường, thị trấn)

· Hoạt động 4: Liên hệ thực tế
   GV : nước ta có bao nhiêu tỉnh, TP trực thuộc TW, các TP trực thuộc TW là những thành phố nào ?
     + cấp huyện, quận, thị xã (là nơi cơ quan đầu não của tỉnh đóng) và TP trực thuộc tỉnh (cũng là nơi cơ quan đầu não của tỉnh đóng). (Trong thành là quận, ngoài thành là huyện)
   GV : vậy em nào cho biết là hiện nay nước ta có những thành phố nào thuộc tỉnh ?
     thành phố trực thuộc tỉnh là : Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái, Việt Trì (Phú Thọ), Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Huế (Thừa Thiên Huế),
   GV : Tp.HCM của chúng ta có bao nhiêu quận, huyện ?
        + cấp xã, phường, thị trấn (là nơi cơ quan đầu não của huyện đóng).
   (GV dặn HS vẽ sơ đồ SGK trang 56)

· Hoạt động 5: Củng cố
GV cho HS đọc sơ đồ : theo đơn vị hành chính thì BMNN gồm mấy cấp ? Kể ra ?

	I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN:
- Nước VNDCCH ra đời vào ngày 2/9/1945.
- 1976, đổi tên thành nước CHXHCN Việt Nam.












































II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì  nhân dân.









2. Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.




















5. Dặn dò :
	- Nhận xét tiết học.
	- Vẽ sơ đồ SGK trang 56.
	- Học bài 17, chuẩn bị bài 17 (phần còn lại): chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước; quyền và trách nhiệm của công dân.



Tuần 30        Tiết 30                               
Bài 17 (tt)



I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức: 
Giúp học sinh hiểu: 
· Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là nhà nước của ai, ra đời từ bao giờ, do ai lãnh đạo ? 
· Cơ cấu tổ chức của nhà nước ta hiện nay bao gồm những cơ quan nào? Phân chia các cấp như thế nào ? 
· Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. 
2. Kỹ năng: 
Giúp học sinh biết : 
· Thực hiện đúng quy định pháp luật của nhà nước, của địa phương.
· Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo nội quy của trường học.
· Giúp đỡ cán bộ nhà nước làm nhiệm vụ và biết đấu tranh với hiện tượng tự do vô kỷ luật. 
3. Thái độ: 
Giúp học sinh hình thành ý thức tự giác thực hiện chính sách pháp luật và tinh thần trách nhiệm bảo vệ cơ quan nhà nướcc. 
II –  TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG : 
· Học sinh biết được một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở địa phương mình. 
	
    III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Giáo viên :	- Tìm hiểu về pháp luật.
			- Hiến pháp 1992 – Điều 118.
			- Sơ đồ bộ máy nhà nước.
	- Học sinh :	- Đọc trước bài 17 : Bộ máy nhà nước CHXHCNVN.
      IV. PHƯƠNG PHÁP : 
                  Diễn giảng, pháp vấn, thảo luận, đặt vấn đề, trực quan …
    V.   CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU :
	1. Ổn định lớp :  kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ :
		- Giải thích vì sao Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân ?
		- Nhà nước CHXHCN Việt Nam do ai lãnh đạo ? Bộ máy nhà nước có mấy cấp ? kể ra ?

3.Giới thiệu bài: Chúng ta đã tìm hiểu xong sự ra đời, bản chất cũng như sự phân cấp của bộ máy nhà nước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu các cơ quan nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan; quyền và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước.

4. Các hoạt động:

	PHƯƠNG PHÁP
	NỘI DUNG

	   HOẠT ĐỘNG 1 : Các cơ quan nhà nước
· GV hỏi HS: 
+ Bộ máy nhà nước ta gồm những loại cơ quan nào ?
+ Mỗi loại cơ quan gồm những cơ quan cụ thể nào ? Kể tên các cơ quan đó.
· GV yêu cầu HS đọc các thông tin trong SGK/57 + 58.
· GV hỏi HS: 
+ Vì sao QH được gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ?
+ Vì sao HĐND đươc gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương và là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ?
+ Vì sao CP được gọi là cơ quan chấp hành của QH ?
+ Vì sao UBND được gọi là cơ quan chấp hành của HĐND
· GV mở rộng, liên hệ thực tế: 
- Có 4 hệ thống các cơ quan :
     + Để đảm bảo quyền lực của nhân dân được sử dụng đúng đắn, quyền lực đó phải tập trung vào các cơ quan quyền lực, đại diện nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra gồm : đứng đầu là Quốc hội và sau đó là Hội đồng nhân dân các cấp.
     + các cơ quan hành chính nhà nước : đứng đầu là Chính phủ và sau đó là Ủy ban nhân dân các cấp.
     + các cơ quan xét xử : Tòa án nhân dân tối cao và sau đó là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố; Tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.
     + các cơ quan kiểm sát : Viện kiểm sát nhân dân tối cao và sau đó là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, quận, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.
   - GV cho HS xem sơ đồ 2 BMNN và liên hệ nhiệm vụ của từng cơ quan đó :
     + Quốc hội : lập ra Hiến pháp và Luật.
     + Chính phủ (và Ủy ban nhân dân các cấp) : tổ chức, thực hiện pháp luật; quản lý, điều hành các công việc của Nhà nước.
     + Tòa án nhân dân tối cao (và Tòa án nhân dân các cấp) : xét xử các vi phạm pháp luật.
     + Viện kiểm sát nhân dân tối cao (và Viện kiểm sát nhân dân các cấp) : kiểm tra, giám sát các hoạt động tư pháp của mọi người.
    Nguyên tắc chung : lập pháp – hành pháp – tư pháp – kiểm sát.
   
  HOẠT ĐỘNG 2 : Trách nhiệm của nhà nước và công dân
· Gv hỏi HS: 
+ Nhà nước có trách nhiệm gì ? 
+ Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với đại biểu do mình bầu ra và đối với cơ quan nhà nước ?
   - Công dân vừa là người chủ, vừa là người chịu sự quản lý của NN. NN vừa là người quản lý, vừa là công cụ để phục vụ nhân dân. Do đó, để là người vừa là chủ, vừa là người chịu sự quản lý của NN thì công dân phải làm gì, chúng ta chuyển sang phần 3 của bài : Công dân với hoạt động của Bộ máy nhà nước.
   Công dân góp phần vào hoạt động của Nhà nước.
     + Công dân có quyền và nghĩa vụ trước NN và XH.
     + NN có quyền yêu cầu công dân thực hiện đúng các quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình; NN có trách nhiệm phải bảo đảm và bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân.
     + Nhân dân thực hiện quyền góp ý, giám sát các hoạt động của cơ quan NN.

   HOẠT ĐỘNG 3 :  bài tập củng cố
     
Làm các bài tập trong SGK/59 (b, c, d, đ, e)

	II. NỘI DUNG BÀI HỌC :

3. Bộ máy nhà nước bao gồm: 
· Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
· Cơ quan hành chính nhà nước: Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp.
· Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự.
· Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương và Viện kiểm sát quân sự. 





























4.Trách nhiệm: 
· Nhà nước: 
+ Bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
+ Giữ gìn và nâng cao đời sống của nhân dân.
+ Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh. 
· Công dân: 
+ Giám sát, góp ý kiến các hoạt động của cơ quan nhà nước.
+ Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.
+ Bảo vệ cơ quan nhà nước, giúp đỡ cơ quan nhà nước thi hành công vụ.



III. BÀI TẬP :





5. Dặn dò :
	- Học bài 17 
            - Chuẩn bị bài 18 : Bộ máy nhà nước cấp cơ sở.



Tuần 31         Tiết 31 
Bài 18 



I. Mục đích yêu cầu : 
	1. Kiến thức : Giúp học sinh hiểu bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó. 
	2. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương; tôn trọng, giữ gìn an ninh trật tự nơi công cộng. 
	3. Kỹ năng : Xác định đúng cơ quan nhà nước địa phương là chức năng giải quyết công việc của cá nhân và gia đình : tôn trọng ý kiến và việc làm của cán bộ địa phương, giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ địa phương hoàn thành nhiệm vụ.
II – Trọng tâm: 
· Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào. Nhiệm vụ và quyền hạn củ các cơ quan trên.
· Trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở.
III.  Đồ dùng dạy học :
	- Giáo viên :	- Tìm hiểu về pháp luật.
			- Sơ đồ bộ máy nhà nước.
	- Học sinh :	- Đọc trước bài 18 : BMNN cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
IV.  Phương pháp : 
            Diễn giảng, pháp vấn, thảo luận, đặt vấn đề, trực quan …

V. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :    kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ :
		Nêu trách nhiệm của nhà nước và công dân.
	3. Giới thiệu bài : Liên quan trực tiếp và nhiều nhất đến mỗi công dân là BMNN. Để hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của BMNN cấp cơ sở, chúng ta học bài hôm nay.
	4. Các hoạt động :

	 Hoạt động 1 :    Giải quyết tình huống 
-  GV cho HS đọc tình huống trong SGK
- GV ôn lại bài 17 :
(?) BMNN cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) có những cơ quan nào ?
   + HĐND (xã, phường, thị trấn)
   + UBND (xã, phường, thị trấn)
- GV cho HS trả lời câu hỏi.
- GV đưa ra một tình huống khác : Mẹ em cần xin lại giấy khai sinh cho em thì đến cơ quan nào ?
a. Công an (xã, phường, thị trấn)
b. Trường Phổ thông cơ sở
c. UBND (xã, phường, thị trấn)
- GV nhận xét.
- Chuyển ý : sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về HĐND và UBND (xã, phường, thị trấn)
	I. Tình huống, thông tin :
   Cấp giấy khai sinh do UBND (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú (thường trú) hoặc nơi đã đăng ký hộ tịch.
   Bao gồm :
   + Đơn xin cấp lại
   + Sổ hộ khẩu
   + CMND
   + Các giấy tờ chứng nhận mất giấy khai sinh
   


	 Hoạt động 2 : Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND (xã, phường, thị trấn).

	- GV tổ chức cho HS thảo luận các câu hỏi sau :
Nhóm 1 : HĐND và UBND (xã, phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền thuộc cấp nào ?
Nhóm 2 : HĐND (xã, phường, thị trấn) có nhiệm vụ gì ?
- GV cho HS đọc phần NDBH trong SGK.
- GV cho HS xem Hiến pháp 2013 
	II. Nội dung bài học :

1. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở. 


2. Hội đồng nhân dân: 
-Do nhân dân bầu ra.
-Nhiệm vụ, quyền hạn: quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương (kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh).



	 Hoạt động 3 : Củng cố 

	- GV cho HS sửa bài tập : hãy xác định nhiệm vụ và quyền hạn sau đây thuộc về HĐND hay UBND (xã, phường, thị trấn) ?
1. Quyết định chủ trương biện pháp xây dựng, phát triển địa phương HĐND
2. Giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND UBND
3. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo địa phương UBND
4. Quản lý hành chính địa phương UBND
5. Tuyên truyền giáo dục, pháp luật UBND
6. Thực hiện nghĩa vụ quân sự công dân
7. Bảo vệ tự do, bình đẳng UBND
8. Thi hành pháp luật HĐND & UBND
9. Phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương UBND

	




	5 . Dặn dò :
		+ học bài 18.
		+ xem lại các bài tập SGK và STH
		+ chuẩn bị ôn tập




Tuần 32         Tiết  32 
Bài 18  (tt)




I. Mục đích yêu cầu : 
	1. Kiến thức : Giúp học sinh hiểu bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó. 
	2. Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương; tôn trọng, giữ gìn an ninh trật tự nơi công cộng. 
	3. Kỹ năng : Xác định đúng cơ quan nhà nước địa phương là chức năng giải quyết công việc của cá nhân và gia đình : tôn trọng ý kiến và việc làm của cán bộ địa phương, giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ địa phương hoàn thành nhiệm vụ.
II – Trọng tâm: 
· Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào. Nhiệm vụ và quyền hạn củ các cơ quan trên.
· Trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở.
III.  Đồ dùng dạy học :
	- Giáo viên :	- Tìm hiểu về pháp luật.
			- Sơ đồ bộ máy nhà nước.
	- Học sinh :	- Đọc trước bài 18 : BMNN cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
IV.  Phương pháp : 
            Diễn giảng, pháp vấn, thảo luận, đặt vấn đề, trực quan …
V. Các hoạt động dạy học :
	1. Ổn định lớp :    kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ :
		- Sửa bài tập.
		- Chọn các câu trả lời đúng : HĐND cấp xã có những nhiệm vụ nào sau đây ?
	+ Hiến pháp	+ Luật		+ Nghị quyết		+ Pháp lệnh
	+ Biểu quyết thông qua Hiến pháp, Luật		+ Tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật
		- Cô quan nào trong BMNN cấp xã gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước.
	3. Giới thiệu bài : Liên quan trực tiếp và nhiều nhất đến mỗi công dân là BMNN. Để hiểu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của BMNN cấp cơ sở, chúng ta học bài hôm nay.
	
           4. Các hoạt động :
	
	I. Tình huống, thông tin :



	 Hoạt động 1 : Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của UBND (xã, phường, thị trấn).

	- GV tổ chức cho HS thảo luận các câu hỏi sau :
Nhóm 3 : UBND (xã, phường, thị trấn) có nhiệm vụ gì ?
Nhóm 4 : Trách nhiệm của công dân đối với BMNN cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) như thế nào ?

- GV nhận xét.
(?) Em làm gì để góp phần xây dựng khu phố nơi em ở ?
- GV cho HS đọc phần NDBH trong SGK.
- GV cho HS xem Hiến pháp 2013
	II. NỘI DUNG BÀI HỌC :
3. Uỷ ban nhân dân: 
-Do Hội đồng nhân dân bầu ra.
-Là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính của nhà nước ở địa phương.

4. Trách nhiệm của công dân: 
-Tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước.
-Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước.
-Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, của chính quyền địa phương…



	 Hoạt động 2 : Củng cố 
	· GV cho HS sửa bài tập : 
· Làm các bài tập trong sgk/62
+ Hãy xác định nhiệm vụ và quyền hạn sau đây thuộc về HĐND hay UBND (xã, phường, thị trấn) ?
1. Quyết định chủ trương biện pháp xây dựng, phát triển địa phương HĐND
2. Giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND UBND
3. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo địa phương UBND
4. Quản lý hành chính địa phương UBND
5. Tuyên truyền giáo dục, pháp luật UBND
6. Thực hiện nghĩa vụ quân sự công dân
7. Bảo vệ tự do, bình đẳng UBND
8. Thi hành pháp luật HĐND & UBND
9. Phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương UBND
- Chọn các ý đúng : bạn An kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở đúng hay sai sau đây :
1. HĐND (xã, phường, thị trấn)
2. UBND (xã, phường, thị trấn)
3. Trạm y tế (xã, phường, thị trấn)
4. Công an (xã, phường, thị trấn)
5. Ban văn hóa (xã, phường, thị trấn)
6. Đoàn TNCSHCM (xã, phường, thị trấn)
7. Mặt trận Tổ quốc (xã, phường, thị trấn)
8. Hợp tác xã nông nghiệp
9. Hội cựu chiến binh
	




	
5 . Dặn dò :
		+ Học bài 13  bài 18
		+ Xem lại toàn bộ các bài tập SGK và STH
		+ Chuẩn bị ôn tập
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